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Các nơi cá trú ẩn và các thiết bị gom cá (Fish Aggregating Devices - 
FADS) thường được xây dựng cách bờ trong vòng 5 hải lý, các tàu đánh cá 
thường xuyên lui tới những nơi này. Bẫy cá được báo cáo ở xa ngoài khơi mặc 
dù chúng thường được đặt ở các vùng nước khá nông. Các trại nuôi cá có thể 
được neo đậu cách bờ đến 30 hải lý và có thể có sự tham gia của các tàu dịch 
vụ. Bởi vị trí của các trại nuôi cá này có thể là tạm thời nên chúng không nhất 
thiết được ghi trên hải đồ.

RẠN ĐÁ PRATAS
3. Rạn đá Pratas
3.1. Đảo Pratas

Đảo Pratas (Pratas Island) [không có tên Việt, Trung Quốc gọi là Dongsha-
Đông Sa], tọa độ 20042'B, 116043'Đ nằm ở rìa giữa phía tây của đá Pratas 
(Pratas Reef), cách Hồng Kông 160 hải lý về hướng đông nam và tạo nên một 
mối nguy hiểm cho tàu thuyền trên các tuyến hải hành giữa Manila và Hồng 
Kông, hoặc quá cảnh qua eo biển Đài Loan và eo biển Singapore.

Bản đồ 1: Đảo Pratas - Pratas Island (20042’B, 116043’Ñ)
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Đảo Pratas được cấu tạo bởi cát, bao phủ bởi lùm bụi nhỏ, và nếu kể cả 
đỉnh thảm thực vật thì có thể đạt độ cao khoảng 12 m. Có một điểm dân cư nhỏ 
với một trạm thời tiết nằm gần trung tâm của phần phía đông của đảo.

Tàu thuyền có thể ghé vào bờ phía nam đầu cực đông của đảo Pratas. 
Riêng vịnh nhỏ nông ở đầu cuối phía tây của đảo chỉ có thể sử dụng cho các tàu 
thuyền nhỏ. Có một rạn đá cao hơn mức thủy triều thấp, kéo dài từ bờ tây của 
hòn đảo với một số mảng san hô tách rời nhau nằm giữa rạn đá này và rạn đá 
chính về phía tây bắc.

Rạn đá Pratas là một ví dụ điển hình của một đảo san hô, với dạng gần 
như một vòng cung với đường kính cỡ 13 hải lý. Phá (lagoon) trong rạn đá này 
lởm chởm san hô với những chỗ sâu đến 16 m. Các mặt bắc, nam, và đông 
không bị bao và dốc đứng; mặt tây có các chỗ nguy hiểm ngầm, một kênh dẫn 
vào phá cũng băng ngang qua chúng.

Kênh đi vào phá bắt đầu từ một vị trí cách 3 hải lý phía nam cực tây của 
đảo Pratas, chạy theo hướng đông bắc và dài khoảng 4 hải lý. Theo báo cáo, 
kênh có các chỗ sâu hơn 2,7 m, nhưng chạy qua các khu vực được vẽ trên hải 
đồ với độ sâu nhỏ hơn. Nó có các phao tiêu và mốc dẫn đường (range beacons) 
đánh dấu lối đi an toàn. Phía bắc của kênh giáp với một mỏm cát trắng. Nó 
chạy qua gần phía đông nam bãi thải vũ khí phía bên trong rạn đá.

Một số xác tàu nằm mắc cạn trên rạn đá Pratas. Một trong những xác tàu 
này nằm cách đầu cực đông của hòn đảo khoảng 7,5 hải lý, hướng 0500. Có một 
hải đăng chiếu từ một vị trí gần cực đông nam của đảo Pratas và một tháp điều 
khiển sân bay [điều hành không vận] nằm cách hải đăng khoảng 0,5 hải lý về 
hướng tây-tây nam. Khi có sương mù, hiếm khi nhìn thấy được đảo này ngoài 
phạm vi 5 hoặc 6 hải lý, và không thể nhìn thấy được sóng đổ trên rạn đá này 
ngoài phạm vi 1 hải lý.

Khi thời tiết tốt, chỗ neo đậu trong khu vực đã được rà dọn những nguy 
hiểm ở phía tây của hòn đảo có thể dùng cho các tàu có thông quan trước. Chỗ 
neo đậu này có độ sâu khác nhau và dưới đáy là cát. Tàu hạng nhẹ có thể neo 
trên rạn đá, ở giữa kênh vào phá, với độ sâu 5,5 m, hoặc chạy xuyên qua rạn 
đá và bỏ neo bên trong phá.

Cảnh báo: Khi gió mùa thổi mạnh, tàu thuyền nên chạy theo hướng khuất 
gió của rạn đá bởi vì các dòng chảy không bị thay đổi theo gió. Gần rạn đá, tầm 
nhìn xa thường bị giới hạn bởi sương mù, mây mù hay mưa, và máy đo sâu hồi 
âm không đưa ra cảnh báo khi đến gần rạn đá. Vì thế hãy nên giữ khoảng cách.

Có một mảng san hô sâu 9,2 m nằm cách đầu tây hòn đảo 3 hải lý lệch 
về hướng tây-tây nam.

Theo ghi nhận, các dòng chảy và dòng xoáy mạnh trong khu vực kéo dài 
20 đến 50 hải lý phía tây bắc tới đông bắc và phía đông đá Pratas và đôi khi 
chúng bị nhầm lẫn với sóng đổ.

Các bãi thải đạn dược hình tròn nằm cách mũi đông nam của đảo Pratas 
khoảng 5,25 hải lý tây nam, 1 hải lý tây nam, và 1,75 hải lý nam-đông nam.
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Vùng nước đổi màu được báo cáo vào năm 2012 nằm ở vị trí 20019’B, 
117010’Ñ.

3.2. Trạm dầu khí Huệ Châu 

Trạm dầu khí Huệ Châu (Huizhou Oil Terminal, tọa độ 21021'B, 115025'Đ) 
gồm 2 giàn khoan dầu ngoài khơi và 3 phao neo tàu chở dầu cách Hồng Kông 
90 hải lý về hướng đông nam. Một giàn khoan và phao neo tàu chở dầu, cách 
xa khoảng 14 hải lý về phía đông bắc, được nối với một đường ống dẫn ngầm. 

3.3. Trạm dầu khí Tây Giang
Trạm dầu khí Tây Giang (Xijiang Terminal, tọa độ 21018'B, 114059'Đ), 

được lập ở cách Trạm dầu khí Huệ Châu 20 hải lý về hướng tây, bao gồm một 
giàn khoan và vài phao neo tàu chở dầu ngoài khơi, được nối với nhau bởi một 
đường ống dẫn ngầm.

Bắt buộc phải có hoa tiêu dẫn dắt vào; hoa tiêu sẽ lên tàu bằng máy bay 
trực thăng cách trạm không dưới 4 hải lý. Tàu thuyền phải thông báo cho trạm 
về thời gian đến ước chừng (ETA) 96 giờ, 72 giờ, 48 giờ, 24 giờ, và 12 giờ trước 
khi tới.

Cảnh báo: Có nhiều miệng giếng dầu, với độ sâu khác nhau có thể nhìn 
thấy rõ trên hải đồ, hiện diện trong khu vực xung quanh các trạm này.

3.4. Hai bãi ngầm Vereker 

Hai bãi ngầm Vereker (Vereker Banks, tọa độ 21000'B, 116000'Đ) gồm hai 
bãi san hô sườn dốc đứng, cách đá Pratas 45 hải lý về phía tây bắc. Theo ghi 
nhận, khu vực này có nhiều dòng thủy triều xoáy và vùng nước xoáy. Trong suốt 
tháng 2, dòng chảy trong vùng lân cận của hai bãi ngầm này thay đổi hướng 
giữa tây-tây nam và tây-tây bắc. Mặc dù đôi khi chảy theo hướng gió, với gió 
dịu hoặc gió nhẹ hướng tây nam nó chảy giữa hướng nam-đông nam và đông-
đông nam. Tốc độ bình thường của các dòng chảy từ 0,2 đến 1 hải lý/giờ.

Bản đồ 2: Hai bãi ngầm Vereker - Vereker Banks (21000’B, 116000’Đ)
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Bãi ngầm Vereker Bắc (North Vereker Bank) có chỗ cạn nhất biết được 
khoảng 11 m (1972), phần còn lại của bãi ngầm này nói chung có độ sâu từ 60 
đến 90 m. Khoảng 2 đến 3 hải lý nước sâu ngăn cách bãi ngầm Vereker Bắc với 
bãi ngầm Vereker Nam, bãi này có chỗ cạn nhất được biết là 58 m.

Một miệng giếng khoan, ở độ sâu 4,1 m, cách 30 m ngoài khơi bãi ngầm 
Vereker Bắc có ghi trên hải đồ. Một miệng giếng khoan, ở độ sâu trên 100 m, 
nằm cách bãi ngầm Vereker 28 hải lý về phía bắc, ở vị trí 21038'B, 116003'Đ. 
Giàn khai thác sản xuất hữu quan và chỗ neo đậu hệ đơn (single point mooring) 
tạo thành trạm Lục Phong (Lu Feng), được bao bọc bởi một khu vực giới hạn đi 
lại và neo đậu. Việc thăm dò dầu khí đang diễn ra trong vùng lân cận.

3.5. Trạm Lan Thủy
Trạm Lan Thủy (Lan Shui Terminal) (Mỏ Lưu Hoa-Liuhua Field), (tọa độ 

20050'B, 115041'Đ), (Số đăng ký quốc tế của cảng là 57775), là một tàu đóng để 
làm trạm nổi chứa và chuyển tải dầu (FPSO).

Một khu vực giới hạn mở rộng ra với bán kính 2 hải lý quanh giàn khoan 
Giáp Tử (Jiazi) ở vị trí 21022'15"B, 116009'25"Đ. Giàn khoan nằm cách nó 3 hải 
lý về phía bắc đã bị dời đi và khu vực hạn chế đã bị bãi bỏ.

3.6. Bãi ngầm Saint Esprit 

Bãi ngầm Saint Esprit (Saint Esprit Shoal, tọa độ 19033'B, 113003'Ñ) 
là một bãi ngầm đá biệt lập, với chỗ cạn nhất là 10,8 m, nằm cách tuyến 
đường truyền thống từ Hồng Kông 35 hải lý về hướng tây. Có các dòng xoáy 
mạnh trong vùng lân cận của bãi ngầm này. Các dòng chảy thường chảy theo 
hướng gió.

3.7. Bãi ngầm Helen
Bãi ngầm Helen (Helen Shoal, tọa độ 19012'B, 113052'Đ) nằm cách bãi 

ngầm Saint Esprit 50 hải lý về hướng đông nam và cách tuyến đường thường 

Bản đồ 3: Bãi ngầm Saint Esprit - Saint Esprit Shoal (19033’B, 113003’Ñ)
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dùng từ Hồng Kông 15 hải lý về hướng đông. Bãi ngầm này có sườn dốc đứng, 
có sóng đổ trong thời tiết xấu, và được vẽ trên hải đồ với chỗ cạn nhất của nó 
khoảng 10,2 m. Có một chỗ sâu 18,3 m được ghi nhận nằm cách bãi ngầm này 
6 hải lý hướng đông nam.

Có các dòng xoáy mạnh trong vùng lân cận của bãi ngầm Helen, nhưng 
khảo sát thêm cho thấy vùng này có nước sâu.

Dòng chảy rất ít bị ảnh hưởng bởi bãi ngầm và thường chảy theo hướng 
của gió mùa.

QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
4. Quần đảo Hoàng Sa
4.1. Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Hoàng Sa (Paracel Islands, tọa độ 16040'B, 112020'Đ) được tạo 
thành bởi nhóm đảo An Vĩnh (Amphitrite), nhóm đảo Trăng Khuyết/Nguyệt 
Thiềm (Crescent), và một số đảo và các rạn san hô rời bên ngoài, nằm về phía 

Bản đồ 5: Quần đảo Hoàng Sa - The Paracel Islands (16040’B, 112020’Đ)

Bản đồ 4: Bãi ngầm Helen - Helen Shoal (19012’B, 113052’Ñ)
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tây tuyến đường chính Hồng Kông-Singapore. Các đảo nhỏ có độ cao thấp, một 
số được phủ bởi cây hoặc thảm thực vật.

Trong điều kiện thời tiết tốt, tàu thuyền qua lại trong khu vực này không 
mấy khó khăn miễn phải luôn quan sát kỹ, tốt nhất là từ cột buồm. Sóng đổ 
thường được nhìn thấy trên các rạn đá và các mỏm đá trên mặt nước. Khuyến 
khích sử dụng radar vì có nhiều xác tàu nằm mắc cạn trên các rạn đá xung 
quanh dễ nhận thấy bởi radar.

Trong điều kiện thời tiết xấu, trừ khi phải kiếm chỗ neo đậu, nên tránh 
Hoàng Sa. Các dòng chảy nói chung tương ứng với gió mùa, nhưng nếu có gió 
nhẹ thì thay đổi hướng liên tục khi chảy qua các rạn đá với tốc độ lên đến  
2 hải lý/giờ. Dù có chỗ neo đậu, phần lớn là mở trống và chỉ được bảo hộ sơ sài 
khi ở hướng khuất gió của các đảo.

4.2. Đá Bắc 

Bản đồ 6: Đá Bắc - North Reef (17006’B, 111030’Đ)
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Đá Bắc (North Reef, tọa độ 17006'B, 111030'Đ) là nơi nguy hiểm nằm xa 
nhất về phía tây bắc của khu vực. Rạn đá này dài khoảng 7 hải lý theo trục 
đông tây của nó, nơi rộng nhất khoảng 2,5 hải lý, và có sườn dốc đứng. Đá lởm 
chởm trên mặt nước ở xung quanh rìa của rạn đá và có khi có thể nghe thấy 
sóng đổ trên rạn đá từ khoảng cách xa đáng kể. Một lối đi lại cho tàu thuyền ở 
phía tây nam của rạn đá được đánh dấu trên cạnh phía đông của nó.

Đá Bắc được báo cáo là một mục tiêu radar tốt, có thể do radar nhận thấy 
được các sóng đổ và xác tàu trên rạn đá này.

5. Hoàng Sa: Nhóm An Vĩnh
5.1. Nhóm An Vĩnh

Nhóm An Vĩnh (Amphitrite Group, tọa độ 16053'B, 112017'Đ) là cụm gồm 
các đảo, rạn đá và bãi cạn ở cực đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Nó gồm hai phần 
được ngăn cách bởi một kênh sâu, rộng 3,5 hải lý.

Phần bắc có hai rạn đá chính bị cắt đôi bởi kênh Zappe. Và còn có một số 
đảo nhỏ nằm trên hai rạn đá này.

Phần nam bao gồm đảo Phú Lâm (Woody Island) và đảo Hòn Đá (Rocky 
Island), cùng nằm trên một rạn đá.

Kênh Zappe (Zappe Pass) rộng khoảng 0,5 hải lý nằm giữa các rạn đá và 
có chỗ cạn nhất biết được là 4,6 m. Nó chỉ có thể dùng cho tàu thuyền nhỏ trong 
điều kiện thời tiết thuận lợi. Khi có gió mạnh, có sóng đổ khắp bề ngang của 
kênh và thường có một dòng chảy mạnh chạy xuyên qua nó.

Cồn cát Tây (West Sand) là một đảo cát thấp (cay) nằm gần cực tây của 
rạn đá ở cực bắc.

Bản đồ 7: Nhóm An Vĩnh - Amphitrite Group (16053’B, 112017’Đ)
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Đảo Cây (Tree Island, tọa độ 16059’B, 112016’Đ) nằm cách cồn cát Tây 
4 hải lý về phía đông và cách cực đông của rạn đá khoảng 1 hải lý. Đảo này 
được phủ bởi các bụi cây ngập mặn, bao quanh bởi một bãi biển cát trắng, và 
có một cây cọ dừa ở gần trung tâm.

Thủy triều-dòng chảy: Được biết có các dòng chảy có vận tốc 6-7 hải 
lý/giờ ở về phía đông của nhóm An Vĩnh vào mùa xuân.

5.2. Đảo Bắc 
Đảo Bắc (North Island, tọa độ 16058’B, 112018’Đ) nằm cách Đảo Cây 2 hải 

lý về hướng đông-đông nam phía bên kia kênh Zappe. Một rạn đá kéo dài gần 
0,5 hải lý theo hướng tây bắc từ Đảo Bắc và 4 hải lý theo hướng đông nam. Có 
một số tòa nhà nhỏ trên đảo.

Nằm về phía đông nam của Đảo Bắc là Đảo Trung (Middle Island), Đảo 
Nam (South Island), và cồn cát Nam (South Sand) (16056’B, 112020’Đ). Có thể 
neo đậu trên đáy cát, ở những nơi có độ sâu từ 20 m đến 29 m, phía nam-tây 
nam của Đảo Bắc và Đảo Trung. Có vùng sâu 20 m nằm cách 3 hải lý về hướng 
đông bắc của cồn cát Nam.

Bản đồ 8: Đảo Cây - Tree Island (16059’B, 112016’Đ)
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Bản đồ 9: Đảo Bắc - North Island (16058’B, 112018’Đ)
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5.3. Đảo Phú Lâm 

Bản đồ 10: Cồn cát Nam - South Sand (16056’B, 112020’Đ)
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Đảo Phú Lâm (Woody Island, tọa độ 16050’B, 112020’Đ) nằm cách Đảo 
Cây 9 hải lý về hướng nam-đông nam trong nhóm An Vĩnh, là đảo cực nam và 
lớn nhất của nhóm này. Đảo này có chiều dài khoảng 1 hải lý, nhiều cây, và bao 
quanh bởi một bãi biển cát trắng. Phân chim được vận chuyển đi từ đảo này.

Mô tả: Có 2 phao neo nằm gần phía bắc của đảo Phú Lâm.

Lân cận khu cư ngụ trên đảo có một tháp vuông, hai ngôi đền, một trạm 
khí tượng, và một số tòa nhà lớn. Về phía nam của hòn đảo có một đài quan 
sát và bốn ăng-ten roi nằm cách tháp khoảng 0,3 hải lý về phía bắc của đài 
quan sát này.

Một hải đăng chiếu từ một tháp xây bằng đá tròn màu trắng với các viền 
màu đen. Tàu thuyền có thể ghé vào bờ ở phía tây nam đảo Phú Lâm. Một dây 
cáp trên không nối đảo này với đảo Hòn Đá (Rocky Island) ở phía đông bắc. 
Có những chỗ sâu 14,6 m cách đảo Phú Lâm 5 hải lý về hướng nam-đông nam.

Neo đậu: Khi có gió Nam, có thể neo đậu ở vị trí khoảng 0,5 hải lý từ 
các rạn đá viền phía mặt bắc của đảo Phú Lâm, ở độ sâu 24 m, nơi có đáy cát. 

Bản đồ 11: Đảo Phú Lâm - Woody Island (16050’B, 112020’Đ)
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Khi có gió Đông Bắc, có chỗ neo đậu tốt khoảng 0,5 hải lý ngoài khơi bờ biển 
tây nam của đảo Phú Lâm, độ sâu từ 33 m đến 37 m, nơi có đáy cát.

5.4. Đảo Hòn Đá
Đảo Hòn Đá (Rocky Island), cao 14 m, nằm trên cùng một rạn đá lúc chìm 

lúc nổi với đảo Phú Lâm. Có vài ngôi nhà ở đầu phía nam và một cầu tàu bằng 
bê tông ở đầu bắc của đảo.

Hai phao neo màu đỏ, số I và số II, nằm bên ngoài đường đẳng sâu 20 m, 
cách đảo Hòn Đá 0,8 hải lý về hướng tây bắc. Có chỗ sâu 14,6 m ở vị trí xấp xỉ 
16046’B, 112021’Ñ.

5.5. Bãi ngầm Liên Đông
Bãi ngầm Liên Đông (Iltis Bank, tọa độ 16046’B, 112013’Đ), với độ sâu từ 

10,6 đến 14,8 m, nằm cách đảo Phú Lâm 7 hải lý về hướng tây nam. Bãi ngầm 
này dài khoảng 3 hải lý, rộng 1,5 hải lý, và có sườn khá dốc đứng.

Cảnh báo: Không nên neo đậu khi thiếu nơi trú ẩn và chưa khảo sát toàn 
bộ khu vực.

6. Hoàng Sa: Nhóm Trăng Khuyết/Lưỡi Liềm/Nguyệt Thiềm
6.1. Nhóm Trăng Khuyết/Lưỡi Liềm/Nguyệt Thiềm 

Nhóm Trăng Khuyết/Lưỡi Liềm/Nguyệt Thiềm (Cresent Group) gồm một 
số đảo cát nhỏ thấp và rất nhiều rạn đá tạo thành một lưỡi liềm mở về phía 
nam. Chúng nằm cách nhóm An Vĩnh 45 hải lý về phía tây nam.

Các đảo chính được bao phủ bởi thảm thực vật dày và có thể nhìn thấy 
được từ khoảng cách xa 10 hải lý. Đầm phá, được bao bọc một phần bởi các đảo 
và rạn đá, có diện tích khoảng 20 hải lý vuông và làm nơi trú sóng gió thích 
hợp cho hầu hết các loại tàu.

Bản đồ 12: Nhóm Trăng Khuyết/Lưỡi Liềm/Nguyệt Thiềm - Cresent Group
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Cảnh báo: Rất nguy hiểm nếu cho tàu thuyền chạy giữa các đảo nhỏ của 
nhóm đảo này vào ban đêm.

6.2. Nhóm đảo Quang Hòa 

Nhóm đảo Quang Hòa (Duncan Islands, tọa độ 16027’B, 111043’Đ) thực ra 
là hai đảo san hô nhỏ nối với nhau qua một bờ cát ngầm và được bao quanh 
bởi một rạn san hô sườn dốc đứng. Nó nằm trên sừng đông nam của lưỡi liềm 
và nằm tách rời với đảo Duy Mộng (Drummond Island) về phía đông bởi kênh 
đi vào phá phía đông nam, kênh này sâu, có chiều rộng khoảng 1,5 hải lý. Một 
mỏm đá, với độ sâu dưới 1,8 m, nằm gần phía đông nam của đảo phía đông. 

6.3. Đảo Duy Mộng

Đảo Duy Mộng (Drummond Island), phủ bởi cây ngập mặn và cây bụi, cao 
3 m và nằm trên mũi tây nam của một rạn đá liên tục kéo dài khoảng 4 hải 
lý về hướng đông bắc, sau đó vòng khoảng 4 hải lý theo hướng tây bắc tới cồn 
Quan Sát (hay bãi Xà Cừ-Observation Bank).

Bản đồ 13: Nhóm đảo Quang Hòa - Duncan Islands (16027’B, 111043’Đ)
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6.4. Cồn Quan Sát
Bản đồ 14: Đảo Duy Mộng - Drummond Island
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Cồn Quan Sát (Observation Bank) tạo thành đầu cực bắc của nhóm Trăng 
Khuyết. Đó là một cồn cát trên một rạn đá dài khoảng 2 hải lý theo trục đông 
nam-tây bắc. Một rạn đá tách biệt kéo dài khoảng 3,2 hải lý về phía tây-tây 
nam từ đầu bắc của rạn đá chính. Khu vực của phá giữa phần lõm của rạn đá 
tách biệt này và rạn đá trải dài theo hướng đông bắc và tây bắc của đảo Duy 
Mộng có nhiều chỗ chướng ngại dưới đáy.

6.5. Đảo Hoàng Sa 
Đảo Hoàng Sa (Pattle Island, tọa độ 16032’B, 111036’Đ), cao 9 m, bao phủ 

bởi cây bụi và cây ngập mặn. Một rạn đá bao quanh đảo kéo dài khoảng 1,7 hải 
lý về hướng đông bắc. Ở mỗi bên rạn đá này có một kênh thông thoáng. Tàu 
thuyền có thể ghé vào bờ lúc triều thấp trong phần lõm trên cạnh nam của đảo, 
lưu ý tránh những tảng đá gần bờ.

Có một tòa nhà lớn 3 tầng ở trung tâm đảo và một tòa nhà lớn khác gần 
phía đông. Trên đỉnh tòa nhà phía tây là một tháp khung với một cán cờ.

Bản đồ 15: Cồn Quan Sát - Observation Bank
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Có một ngọn tháp dễ thấy đứng cách các tòa nhà khoảng 0,1 hải lý về 
phía tây-tây nam và một ngôi đền dễ thấy nằm trên đầu cực tây nam của đảo. 
Còn có một trạm khí tượng và một giếng nước cung cấp nước ngọt cho đảo 
Hoàng Sa.

Một cầu tàu bằng đá dài 183 m có thể sử dụng cho thuyền nhỏ và bắc từ 
cạnh đông của hòn đảo ra biển, kết thúc với đầu nhỏ hình chữ T. Một tòa nhà 
màu đỏ nằm ở đầu gốc cầu tàu. Độ sâu dọc theo mặt của đầu chữ T là từ 1,5 m 
đến 2,7 m lúc triều cao.

Khí hậu tại đảo Hoàng Sa dễ thay đổi sau một cơn mưa, lúc đó có hơi độc 
bốc lên từ các lớp phân chim.

6.6. Đảo Hữu Nhật

Bản đồ 16: Đảo Hoàng Sa - Pattle Island (16032’B, 111036’Đ)
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Đảo Hữu Nhật (Robert Island) nằm cách đảo Hoàng Sa 2 hải lý về phía 
tây nam. Đảo này cao 8 m, bao quanh bởi một rạn đá, và được thảm thực vật 
bao phủ. Có một tháp quan sát lồ lộ ở đầu phía nam của hòn đảo. Có thể ghé 
bờ phía đông và có thể lấy nước giếng ngọt ở đây.

Một bãi ngầm, với độ sâu 4 m hay cạn hơn, trải dài khoảng 0,8 hải lý bắc 
từ đảo Hữu Nhật và một bãi ngầm khác, với độ sâu từ 1 m đến 6 m, nằm trong 
vòng 0,3 hải lý ở bờ biển phía đông nam.

Cảnh báo: Không nên neo đậu trong khu vực này do có đáy san hô.

6.7. Rạn đá Sơn Dương/Đá Hải Sâm 

Bản đồ 17: Đảo Hữu Nhật - Robert Island
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Rạn đá Sơn Dương/Đá Hải Sâm (Antelope Reef, tọa độ 16027’B, 111035’Đ), 
có phần nổi trên thủy triều thấp, tạo thành sừng tây nam của lưỡi liềm. Có một 
cồn cát nhỏ nằm ở đầu cực đông nam của rạn đá này.

Lối vào phá, nằm giữa đảo Quang Hòa và rạn đá Sơn Dương, sâu và có chiều 
rộng khoảng 5 hải lý. Cách đảo Quang Hòa 3,5 hải lý về phía tây có một mảng 
san hô sâu 3,7 m và cách 2,8 hải lý về phía tây có một mảng san hô sâu 8,5 m.

Neo đậu: Có nhiều lựa chọn chỗ neo đậu trong phá phù hợp với bất kỳ 
điều kiện thời tiết nào. Với độ sâu khoảng từ 7,3 m đến 12,8 m tính từ các đầu 
san hô cho tới 20,1 m đến 47,6 m ở những nơi thoáng đãng hơn. Có chỗ làm 
điểm trú ẩn tốt trong khi có gió mùa Đông Bắc, nhưng sóng cồn lại có thể phát 
sinh khi gió mùa Tây Nam thổi mạnh. Dòng thủy triều ở lối vào phía đông nam 
của phá được ghi nhận vào khoảng 1,5 hải lý/giờ, nhưng trong chỗ neo đậu thì 
dòng thủy triều không đáng kể.

Có thể neo đậu gần rạn đá ngoài khơi phía bắc của đảo Quang Hòa, ở độ 
sâu 18 đến 27 m, nơi có những mảng đáy cát rộng.

6.8. Đảo Quang Ảnh

Bản đồ 18: Rạn đá Sơn Dương/Đá Hải Sâm - Antelope Reef (16027’B, 111035’Đ)
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Đảo Quang Ảnh (Money Island, tọa độ 16027’B, 111030’Đ), cao 6 m và bao 
phủ bởi cây bụi, nằm ở đầu tây của một rạn đá được ngăn cách với sừng tây 
nam của lưỡi liềm bằng một kênh rộng khoảng 1,5 hải lý.

Một số cồn cát nhỏ nằm phía đông đảo Quang Ảnh trên cùng một rạn đá. 
Có thông tin rằng đảo này là một mục tiêu radar tốt.

7. Hoàng Sa: Các rạn đá và đảo khác
7.1. Bãi ngầm Gò Nổi (Dido Bank) 
Bãi ngầm Gò Nổi (Dido Bank, tọa độ 16049’B, 112053’Đ), với độ sâu 23 m, 

sườn dốc đứng, và những chỗ sâu 146 m hoặc hơn xung quanh nó.

7.2. Đảo Linh Côn
Đảo Linh Côn (Lincoln Island, tọa độ 16040’B, 112044’Đ) là đảo cực đông 

của quần đảo Hoàng Sa, nằm cách tuyến đường chính Hồng Kông-Singapore  

Bản đồ 19: Đảo Quang Ảnh - Money Island (16027’B, 111030’Đ)
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40 hải lý về phía tây. Đảo này cao 5 m và phủ bởi cây bụi, chiều dài khoảng 
1,25 hải lý, và được bao quanh bởi một rạn đá lúc chìm lúc nổi.

Đầu đông bắc của hòn đảo có một tháp, mặt đông bắc của hòn đảo dốc. 
Theo báo cáo nước ngọt có thể tìm thấy trên đảo Linh Côn và đảo này là một 
mục tiêu radar tốt.

Neo đậu: Có thể neo đậu theo hướng khuất gió của đảo Linh Côn khoảng 
0,5 hải lý ngoài khơi, ở chỗ sâu 18 m, đáy san hô.

Cảnh báo: Người đi biển không nên đi ngang qua bãi ngầm chạy dài từ 
đầu đông nam của đảo 14 hải lý nam, sau đó 5 hải lý tây-tây nam vì chưa được 
kiểm tra hoàn toàn. Bãi san hô cạn hẹp này lởm chởm đá. Một xác tàu, dễ nhận 
biết với radar, nằm mắc cạn trên bãi ngầm cách đầu cực đông nam của hòn đảo 
khoảng 1,8 hải lý đông nam.

Bản đồ 20: Bãi ngầm Gò Nổi - Dido Bank (16049’B, 112053’Đ)
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Cách đầu nam của bãi san hô cạn này khoảng 1 hải lý nam có một mảng 
san hô sâu 15,1 m và cách 1,5 hải lý tây có một mảng san hô sâu 13,2 m. Cũng 
có thể có bãi cạn khác trong vùng lân cận này do đáy biển bất thường, với các 
rạn san hô có thể nhìn thấy chạy theo hướng đông và tây.

Một bãi ngầm khác, với độ sâu dưới 18 m, kéo dài khoảng 1,2 hải lý từ 
đảo này về hướng tây bắc.

7.3. Hòn Tháp

Hòn Tháp (Pyramid Rock, tọa độ 16035’B, 112039’Đ), cao 5 m, có dạng 
hình nón, nằm cách đảo Linh Côn 7,2 hải lý về hướng tây nam. Khi nhìn từ xa, 
hòn đảo nhỏ này có thể bị nhầm lẫn với thuyền mành.

Bản đồ 21: Đảo Linh Côn - Lincoln Island (16040’B, 112044’Đ)

Bản đồ 22: Hòn Tháp - Pyramid Rock (16035’B, 112039’Đ)
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Nằm cách Hòn Tháp 6,5 hải lý tây-tây nam có mảng đá (patch) sâu 12 m 
và một mảng khác sâu 16,5 m cách 10 hải lý tây-tây nam, ở gần khu vực bắc 
của bãi Thủy Tề (Neptuna Banks). Một mảng khác sâu 20 m ở khoảng 2 hải lý 
nam-tây nam của mảng có độ sâu 16,5 m nói trên.

7.4. Bãi ngầm Châu Nhai
Bãi ngầm Châu Nhai (Bremen Bank) nằm cách đá Bông Bay 15 hải lý về 

phía bắc; trải dài 14,5 hải lý theo hướng đông đông bắc-tây tây nam, nơi nông 
nhất là 11,4 m ở gần đầu tây nam. Vào năm 1954, có ghi nhận rằng bãi ngầm 
Bremen mở rộng tiếp về hướng tây.

Cách 5 hải lý về phía đông-đông bắc của bãi Châu Nhai là rạn đá Quảng 
Nghĩa (Jehangire Reefs). Bãi này gồm ba bãi đất không liền nhau, nơi nông 
nhất là 12,8 m nằm ở phần tây nam của bãi nam. Ngoài ra, độ sâu giữa các bãi 
đất rất thất thường.

7.5. Đá Bông Bay

Bản đồ 23: Đá Bông Bay - Bombay Reef (16002’B, 112031’Đ)
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Đá Bông Bay (Bombay Reef, tọa độ 16002’B, 112031’Đ), được biết đến 
như là nơi nguy hiểm ở cực đông nam của quần đảo Hoàng Sa, là một bãi đá 
sườn dốc đứng kéo dài 10 hải lý theo hướng đông tây và bao quanh một phá có 
nhiều đá lởm chởm. Sóng biển thường đánh vào bãi nơi có nhiều đá mấp mé 
mặt nước, chỉ 4 mỏm đá nổi trên mặt nước và những xác tàu cũ còn sót lại. Xác 
tàu bị mắc cạn ở cực đông bắc của bãi đá có thể được phát hiện bằng radar từ 
khoảng cách 15 hải lý. Có một ngọn hải đăng được nhìn thấy từ cực tây nam 
của bãi đá ngầm này.

Cảnh báo: Sự cẩn trọng là cần thiết cho những tàu thuyền đi vào vùng 
lân cận của bãi đá Bông Bay.

Có sóng thủy triều cao 1,2 m, lúc nước cao trông giống như những đợt sóng 
tràn vào bãi đá nằm giữa bãi đá Bông Bay và đá Chim Yến (Vuladdore Reef).

7.6. Đá Chim Yến

Đá Chim Yến (Vuladdore Reef) nằm cách đá Bông Bay 35 hải lý về phía 
tây bắc. Bãi đá này dài 7 hải lý, rộng hơn 2 hải lý và có một số mỏm đá nổi 
trên mặt nước. Có những lúc sóng biển tràn vào bãi rất dữ dội.

Vùng nước đổi màu được ghi nhận vào năm 2008 ở tọa độ 16038,1’B, 
113048,0’Đ, nằm cách bãi đá Bông Bay khoảng 87 hải lý về hướng đông- 
đông bắc.

Bản đồ 24: Đá Chim Yến - Vuladdore Reef
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7.7.  Bãi Đá Lồi/Bãi Khám Phá 

Bãi Đá Lồi/Bãi Khám Phá (Discovery Reef, tọa độ 16014’B, 111040’Đ) có 
hình dạng của một đảo san hô vòng lớn nằm cách đá Chim Yến 20 hải lý về 
phía tây-tây nam. Bãi đá này có sườn dốc đứng và được đánh dấu bởi những 
xoáy nước lớn. Không có nơi nào của bãi đá này sâu hơn 3,7 m và có một số 
mỏm đá nổi lên trên mặt nước. Tàu thuyền có thể đi vào phá qua các kênh ở 
phía bắc và nam của bãi Đá Lồi, kênh ở phía bắc hẹp hơn.

Ở phía nam của bãi đá có một chiếc thuyền bị mắc kẹt còn nằm ở đó.
7.8. Đảo Bạch Quy/Đá Rùa Trắng
Đảo Bạch Quy/Đá Rùa Trắng (Passu Keah, tọa độ 16003’B, 111046’Đ) là 

một cồn cát nằm ở cực tây của một bãi ngầm sườn dốc đứng dài 5 hải lý theo 
hướng đông tây. Đảo này cách bãi Đá Lồi 8 hải lý về phía nam.

Bản đồ 25: Bãi Đá Lồi/Bãi Khám Phá - Discovery Reef (16014’B, 111040’Đ)



36  Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (101) . 2013

7.9. Đảo Tri Tôn
Đảo Tri Tôn (Triton Island, tọa độ 15047’B, 111012’Đ) là địa điểm nguy 

hiểm ở cực tây nam của quần đảo Hoàng Sa. Đó là một cồn cát cao khoảng 3 m 
và đường kính không quá 1 hải lý. Bãi đá ngầm xung quanh có sườn dốc đứng, 
với độ sâu tối đa là 1,8 m; nó trải dài khoảng 1 hải lý về phía bắc và đông bắc, 
và khoảng 0,5 hải lý về các hướng khác. Đảo này là nơi chim sinh sản. Năm 
1986, theo báo cáo có một tòa nhà hình vuông màu trắng ở gần trung tâm đảo.

Cảnh báo: Rất khó phát hiện ra đảo Tri Tôn nếu tiếp cận quần đảo Hoàng 
Sa từ hướng tây nam. Hãy nên tránh xa đảo về phía tây. Theo ghi nhận, khi tàu 
thuyền đến gần đảo đến 1 hải lý, đảo Tri Tôn vẫn không xuất hiện trên radar.

Bản đồ 26: Đảo Bạch Quy/Đá Rùa Trắng - Passu Keah (16003’B, 111046’Đ)
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BÃI NGẦM MACCLESFIELD VÀ BÃI CẠN SCARBOROUGH
8. Bãi ngầm Macclesfield 
Bãi ngầm Macclesfield (Macclesfield bank, tọa độ 15045’B, 114020’Đ) là 

một đảo san hô ngầm dạng vòng trải dài 75 hải lý trên trục đông bắc-tây nam 
của nó và phần rộng nhất bằng khoảng một nửa chiều dài. Đường biên phía tây 
nằm cách tuyến đường biển chính của Hồng Kông-Singapore khoảng 35 hải lý 
về hướng đông nam.

Cảnh báo: Cần phải hết sức thận trọng khi đang ở trong vùng lân cận 
của bãi ngầm Macclesfield. Mặc dù có thể thấy bãi ngầm từ trên cao, nhờ khi 
thời tiết xấu thì dọc theo rìa của bãi có sóng cao và hỗn độn, phần phía tây 

Bản đồ 27: Đảo Tri Tôn - Triton Island (15047’B, 111012’Đ)
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của bãi và phá chỉ mới được khảo sát một phần. Có thể có những bãi cát ngầm 
chưa được hiển thị trên hải đồ. Có khuyến cáo tàu thuyền nên đi cách xa bãi 
về phía tây hoặc đông.

Vành san hô của bãi Macclesfield, với chiều rộng trung bình khoảng 3 hải 
lý, có độ sâu 11,8 m ở bãi Pygmy nằm đầu đông bắc và độ sâu từ 11,6 m đến  
18 m ở những nơi khác. Còn có nhiều bãi cát khác nằm xung quanh vành san 
hô với độ sâu được thể hiện chính xác trên hải đồ. Bên trong phá, bãi cạn 
Walker là bãi nông nhất gây nguy hiểm được biết đến, với độ sâu 9,2 m.

9. Bãi cạn Truro
Bãi cạn Truro (Truro  Shoal, tọa độ 16020’B, 116043’Đ) với độ sâu 18,2 m, 

trải dài 110 hải lý về hướng đông của bãi Pygmy. Năm 1983, vị trí của bãi này 
vẫn chưa được báo cáo rõ ràng.

10. Bãi cạn Scarborough

Bãi cạn Scarborough (Scarborough Reef/Scarborough Shoal, tọa độ 15008’B, 
117045’Đ) bao gồm một vành đai đá ngầm hẹp và nông bao quanh một phá. Trên 
vành đai có một số mỏm đá nằm rải rác có thể được nhìn thấy từ một khoảng 
cách đáng kể. Ở góc tây nam của bãi đá ngầm có khoảng 20 mỏm đá hoặc hơn, 
nhô cao khoảng từ 1,5 m đến 2,5 m, trong đó Đá Nam (South Rock)(1) là mỏm 
đá cao nhất, nằm ở cực đông nam. Năm 1986, bãi Scarborough được báo cáo là 
nằm lệch 2 hải lý về phía bắc so với vị trí của nó trên hải đồ. Hải  đăng của bãi 
Scarborough đặt phía đông bắc của bãi.

Ở gần phía bắc của Đá Nam có một kênh dẫn vào phá. Kênh rộng khoảng 
0,2 hải lý và có độ sâu bình quân từ 7,3 m đến 9,2 m.

Kênh này có nhiều mảng san hô nông chỉ khoảng 2,7 m; phá hầu như được 
phủ bởi các mỏm san hô dưới mặt nước với mật độ chỉ cách nhau có 15 m.

Bản đồ 28: Bãi cạn Scarborough - Scarborough Reef (15008’B, 117045’Ñ)

1  Khác với đảo Đá Nam trong quần đảo Trường Sa.
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Về phía đông nam của bãi đá, ở vị trí xấp xỉ 15005’30”B, 117050’00”Đ, có 
một xác tàu mắc cạn có thể được radar phát hiện và được dùng làm mục tiêu để 
ném bom. Tàu đánh cá thường đến bãi này. Ở ngay gần phía trên cửa ngõ của 
kênh có bãi tàn tích của một tháp sắt. Có một chuỗi sóng tràn khiến bãi này 
có thể dễ nhận biết từ khoảng cách xa 10 hải lý. Các dòng chảy ở nơi lân cận 
với bãi thay đổi theo gió mùa, theo hướng đông bắc khi gió mùa Tây Nam, và 
hướng tây hoặc tây bắc khi gió mùa Đông Bắc.

KHU VỰC TRƯỜNG SA
11. Khu vực Nguy Hiểm (Dangerous Ground) 
Ở phần đông nam của Biển Đông có một khu vực hình chữ nhật diện tích 

52.000 hải lý vuông, được biết đến với tên Khu vực Nguy Hiểm. Khu vực Nguy 
Hiểm là một khu vực rộng lớn nằm ở phía tây bắc của hành lang Palawan, nơi 
được biết đến là có rất nhiều mối nguy hiểm. Chưa hề có một khảo sát có hệ 
thống nào được thực hiện ở khu vực này, và rất có thể ở đây có những mảng 
san hô và bãi cát ngầm chưa được ghi trên hải đồ.

Chủ quyền đối với một số đảo ở Khu vực Nguy Hiểm đang là đối tượng 
tranh chấp có thể có cả sự hỗ trợ của các phương tiện vũ trang. Do đó, tàu 
thuyền được cảnh báo không nên đi qua khu vực này.

Khu vực được rải đầy những bãi đá ngầm và những đảo san hô vòng mấp 
mé mặt nước.

Trục chính của khu vực nằm theo hướng xấp xỉ 0450-2250, có chiều dài 340 
hải lý và có bề ngang tối đa là 175 hải lý dọc theo trục phụ. Để biết phạm vi 
gần đúng của Khu vực Nguy Hiểm, cần phải tham khảo những hải đồ thích hợp.

Các cơn gió mạnh đi kèm với mưa thường xuyên nổi lên khiến cho tầm 
nhìn đôi khi bị che khuất. Biển thường có màu xanh lá cây hơi lục và nước biển 
trong suốt có thể nhìn tới tận độ sâu từ 24 m đến 42 m, và vào những ngày trời 
trong xanh và khi mặt trời ở phía sau người quan sát ở độ cao hơn 300 (so với 
mặt biển), có thể nhìn thấy đáy biển tới độ sâu 29 m.

Những bãi đá ngầm không thể hiện sự biến đổi màu nước khi mặt trời 
xuống thấp (bình minh hay hoàng hôn), biển giống như một tấm gương, hay khi 
bầu trời u ám. Sự đổi màu này có thể không rõ ràng ở gần vùng nước nông, nhưng 
những dòng hải triều ngược chiều gió có thể tạo ra một vành đai nước xoáy.

Đôi khi có thể phát hiện ra sự hiện diện của một đảo san hô vòng dựa vào 
sự phản chiếu của nước đổi màu lên mặt dưới của đám mây ngay ở phía trên 
nó. Khi thủy triều thấp thì có thể xác định được vị trí các mảng khô và đá dễ 
dàng hơn. Khi có gió nhẹ hay trung bình có thể thấy được sóng tràn, và chúng 
đánh dấu các bãi đá mấp mé mặt nước.

Gió-thời tiết: Trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, có rất ít đợt gió mạnh và 
chúng đều chỉ diễn ra trong thời gian ngắn. Thời tiết tương đối đẹp và khô ráo 
với gió chủ yếu đến từ đông bắc. Có rất ít hoặc là không có sóng cồn trong suốt 
thời gian có gió mùa Đông Bắc. Nếu buộc phải đi qua Khu vực Nguy Hiểm thì 
đây chính là thời gian thuận lợi nhất.
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Sự tấn công của gió mùa Tây Nam sẽ làm tăng cường các đợt gió mạnh và 
trời trở nên nhiều mây. Vận tốc gió dao động từ trạng thái tĩnh lặng đến mạnh 
mẽ, và theo nhiều hướng khác nhau.

Khi gió mùa Tây Nam tập hợp mạnh lên, biển động và bầu trời trở nên 
u ám. Gió mạnh Tây Nam, kết hợp với sóng biển từ trung bình đến lớn từ tây 
nam và mưa lớn là phổ biến trong những tháng giữa thời kỳ gió mùa này. Gió 
Tây Nam có thể xuất hiện ở mức ôn hòa và thường mạnh hơn ở phía tây so với 
phía đông của Khu vực Nguy Hiểm.

Có nhiều ngày trong thời gian gió mùa Tây Nam không thể quan sát được 
thiên thể. Có thể xảy ra nhiễu loạn khí quyển lớn gây ảnh hưởng tới các chương 
trình phát thanh trên sóng dài. Độ ẩm cao trong giai đoạn này có thể gây ra 
một số thiệt hại cho thiết bị radio.

Thủy triều-dòng chảy: Hiện chưa có thông tin chính xác về các dòng hải 
lưu trong Khu vực Nguy Hiểm.

Cảnh báo: Trong toàn bộ Khu vực Nguy Hiểm, sự đi lại của tàu thuyền 
phải dựa vào con mắt dày dạn kinh nghiệm của thủy thủ và bình thường thì 
chỉ nên vào khu vực này vào ban ngày.

Radar không phát huy hiệu quả nhiều. Các bãi đá nổi lên đột ngột từ 
đáy biển nên đo độ sâu bằng thủy âm không đem lại cảnh báo gì. Nếu độ sâu 
thăm dò được dưới 1.100 m nhưng không có trên hải đồ thì cần phải vô cùng 
cẩn thận. Có thể sẽ gặp phải một số khó khăn trong việc quan sát thiên thể 
do những chân trời giả. Vào tháng 4 hoặc tháng 5, lúc trời quang mây tạnh, 
thường có ảo ảnh.

Tàu thuyền được khuyến cáo không vào khu vực này trừ trường hợp khẩn 
cấp. Không có nhiều ích lợi nếu đi chệch hướng những tuyến đường khuyến 
nghị để vượt qua khu vực này, vì sẽ có rất nhiều nguy hiểm có thể phải đối 
mặt. Do còn nhiều mâu thuẫn về ngày và độ chính xác của các thăm dò cục bộ 
khác nhau trong Khu vực Nguy Hiểm, một số bãi đá ngầm và đảo san hô vòng 
có thể xuất hiện trên hải đồ này nhưng lại không có trên hải đồ khác ở bất kỳ 
tỷ lệ nào.

Có thể sẽ có những lỗi đáng kể trên hải đồ về các độ sâu và vị trí của 
chúng trong những vùng ít được biết đến. Tránh Khu vực Nguy Hiểm là cách 
đảm bảo an toàn duy nhất của người đi biển.

12. Trường Sa: Bãi đá ngầm Nguy Hiểm Bắc
12.1. Bãi đá ngầm Nguy Hiểm Bắc
Bãi đá ngầm Nguy Hiểm Bắc (North Danger Reef, tọa độ 11025’B, 114021’Đ) 

là một hệ san hô sườn dốc đứng, nằm về phía tây bắc của Khu vực Nguy Hiểm. 
Nó trải dài 8,5 hải lý, bao quanh nhưng không che kín cho một phá. Phá này 
khá bằng phẳng ở những phần bên trong, nơi mà độ sâu đã được kiểm tra bằng 
phương pháp kéo cáp là 18 m, ngoại trừ một mỏm san hô cá biệt, nơi mà độ sâu 
đã được kiểm tra bằng phương pháp kéo cáp là 14,6 m, nằm khoảng chừng ở 
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trung tâm của phá. Bãi đá ngầm bao xung quanh khá nông và có bề rộng thay 
đổi. Có rất nhiều mối nguy hiểm với độ sâu dưới 9,2 m. Tất cả các mối nguy 
hiểm được biết đến có thể dễ dàng nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng phù hợp.

12.2. Đá Bắc

Đá Bắc (North Reef, tọa độ 11023,3’B, 114017,9’Đ)(2) nằm ở đầu đông bắc 
của bãi đá ngầm Nguy Hiểm Bắc (North Danger Reef), lúc nổi lúc chìm từng 
mảng. Trong mùa gió Đông Bắc, sóng tràn mạnh ở phía đầu gió của bãi đá. Eo 
Biển Bắc chia cắt bãi Đá Bắc và đảo Song Tử Đông (North East Cay), nhưng 
chỉ các tàu nhỏ đi vào phá mới nên dùng eo biển này.

Bản đồ 29: Bãi đá ngầm Nguy Hiểm Bắc - North Danger Reef (11025’B, 114021’Đ)

Bản đồ 30: Đá Bắc - North Reef (11023,3’B, 114017,9’Đ)

2  Chưa nước nào chiếm đóng.
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12.3. Đảo Song Tử Đông

Đảo Song Tử Đông (North East Cay, tọa độ 11027’B, 114021’Đ)(3) dài 
khoảng 0,4 hải lý theo hướng đông bắc-tây nam và được bao quanh bởi một rạn 
đá lúc chìm lúc nổi kéo dài 0,5 hải lý về hướng đông bắc. Đảo cao 3 m, có bề 
rộng tối đa 91 m và được phủ bởi cây bụi. Một ngọn hải đăng được nhìn thấy 
gần phía đông bắc của đảo. Đảo nhỏ Shira, một gò nhỏ rất dễ nhận ra, nằm 
cách 0,2 hải lý về hướng đông nam tính từ điểm quan sát tại cực đông nam của 
đảo Song Tử Đông.

Bản đồ 31: Đảo Song Tử Đông - North East Cay (11027’B, 114021’Đ)

3  Philippines chiếm đóng.
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12.4. Eo Biển Trung

Eo Biển Trung (Middle Pass) chia cắt đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử 
Tây (South West Cay). Eo biển rộng khoảng 0,75 hải lý và độ sâu đã được kiểm 
tra bằng phương pháp kéo cáp với độ sâu 6,4 m ở khoảng giữa của nó.

Tại eo biển này đã từng có những dòng thủy triều chảy với tốc độ khoảng 
1,8 hải lý.

12.5. Đảo Song Tử Tây

Bản đồ 32: Eo Biển Trung - Middle Pass
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Đảo Song Tử Tây (South West Cay),(4) nằm hướng về phần đông nam của 
một bãi cạn cao hơn mức thủy triều thấp, có cây cối phủ dày đặc. Có một cột trụ 
gần trung tâm của đảo và một kiềng kim loại màu xám đỡ một thiết bị phản hồi 
radar ở phía đông bắc của đảo. Tàu thuyền có thể ghé vào bờ phía đông nam 
của đảo và có thể thực hiện trong mùa gió Tây Nam. Trên đảo có một số công 
trình xây dựng. Đảo được đánh dấu bởi một ngọn hải đăng.

12.6. Eo Biển Tây

Bản đồ 33: Đảo Song Tử Tây - South West Cay

Bản đồ 34: Eo Biển Tây - West Pass
4  Việt Nam giữ.



45Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (101) . 2013

Eo Biển Tây (West Pass) được chia làm hai phần: Phần phía bắc nằm giữa 
các bãi Jenkins (Jenkins Patches) và đảo Song Tử Tây. Độ sâu của eo biển đã 
được kiểm tra bằng phương pháp kéo cáp sâu 10 m xuyên qua trung tâm của 
nó tới phá. Các bãi Jenkins có độ sâu được biết ít nhất 3,7 m, thỉnh thoảng 
có những bãi đứt đoạn đột ngột. Phần phía nam của eo Biển Tây tách rời bãi 
Jenkins với Đá Nam. Eo biển rộng khoảng 0,5 hải lý và độ sâu đã được kiểm 
tra bằng phương pháp kéo cáp sâu 8,4 m.

12.7. Đá Nam 

Đá Nam (South Reef, tọa độ 11023,13’B, 114017,9’Đ),(5) nằm ở cực tây 
nam của bãi đá ngầm Nguy Hiểm Bắc, nửa nổi nửa chìm từng mảng. Ở phía 

Bản đồ 35: Đá Nam - South Reef (11023,3’B, 114017,9’Đ)

5  Việt Nam giữ.
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đông nam của bãi đá có một mỏm đá cao 1 m so với mức thủy triều thấp. Sóng 
tràn mạnh ở phía đầu gió của bãi đá trong mùa gió Tây Nam. Cả hai bãi Đá 
Nam và Đá Bắc có màu trắng hơi lục và có thể dễ dàng phân biệt được trong 
điều kiện thời tiết tốt.

Phần còn lại của bãi đá bao quanh phá, kéo dài từ đông tới bắc của Đá 
Nam rồi tới Đá Bắc, có thêm hai eo biển và một vài bãi cạn đã được đặt tên.

12.8. Eo Biển Nam
Eo Biển Nam (South Pass), đã được kiểm tra bằng phương pháp kéo cáp 

với độ sâu 8,5 m và rộng 0,5 hải lý, bị chia cắt với eo Biển Đông bởi bãi Sabine 
(Sabine Patch) và bãi Farquharson (Farquharson Patch). Eo Biển Đông (East 
Pass) rộng 1,2 hải lý và có độ sâu thông thoáng từ 7,7 m đến 9,3 m. Ở phía bắc 
có bãi cạn Day (Day Shoal) luôn bị sóng tràn vào trong những ngày thời tiết 
xấu; ở phía tây bắc thì có chỏm Iroquois.

Thủy triều-dòng chảy: Chế độ thủy triều gần như là nhật triều hoàn 
toàn vì có sự khác biệt lớn giữa đỉnh triều chính và đỉnh triều phụ. Các dòng 
chảy chảy gần và bên trong bãi đá ngầm Nguy Hiểm Bắc hiếm khi vượt quá 1,5 
hải lý/giờ. Hoạt động của dòng chảy dường như chủ yếu theo mùa, tùy thuộc vào 
gió mùa và có rất ít mối liên hệ giữa dòng chảy và thủy triều. Gần bãi đá, dòng 
chảy có tốc độ chỉ khoảng 1 hải lý/giờ và hướng thì tùy thuộc vào hướng gió.

Neo đậu: Tàu thuyền đã từng thả neo cách đảo Song Tử Đông 0,5 hải lý 
về phía nam trong mùa gió Đông Bắc, và cách đảo Song Tử Tây 1,25 hải lý về 
phía nam-đông nam sau khi đi qua eo Biển Tây.(6) Ở khắp nơi trong phá có cát 
san hô, tốt cho việc thả neo. Tuy nhiên, không có nhiều che chở cho tàu thuyền 
tránh sóng, vì vành đảo san hô vòng chìm quá sâu dưới mặt nước nên không 
thể ngăn cản sóng biển.

12.9. Bãi Đinh Ba

6  Tàu thuyền (Việt Nam) có thể trú ẩn tránh bão trong âu tàu đảo Song Tử Tây. Âu tàu này có 
sức chứa khoảng 100 tàu cá các loại công suất 400CV trở xuống.
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Bãi Đinh Ba (Trident Shoal, tọa độ 11028’B, 114040’Đ)(7) là một đảo san hô 
ngầm nằm cách bãi đá ngầm Nguy Hiểm Bắc 16 hải lý về hướng đông. Ở đầu 
phía bắc của bãi cạn có một bãi đá mấp mé mặt nước. Bãi đá lúc nổi lúc chìm 
này có độ sâu 3,9 m ở phía đông và 7,3 m ở phía tây. Không nên vào phá này 
vì hiện giờ vẫn chưa có đầy đủ thông tin liên quan đến đảo san hô vòng này.

Bãi Núi Cầu (Lys Shoal),(8) với nơi cạn nhất là 4,9 m, có sườn dốc đứng và 
nằm ở phía nam-tây nam của bãi Đinh Ba.

Đảo Thị Tứ (Thitu Island) và các bãi đá ngầm kế cận bao gồm một vài 
mảng nguy hiểm nằm trên hai bãi san hô dài 12 hải lý theo hướng đông-tây và 
được ngăn cách bởi một kênh hẹp và sâu.

12.10. Đảo Thị Tứ 

Bản đồ 36: Bãi Đinh Ba - Trident Shoal (11028’B, 114040’Đ)

7  Chưa nước nào chiếm đóng.
8  Chưa nước nào chiếm đóng.



48  Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, số 3 (101) . 2013

Đảo Thị Tứ (Thitu Island, tọa độ 11003’B, 114017’Đ)(9) nằm gần phần tây 
nam của một rạn đá lúc chìm lúc nổi, trên đầu đông của phía tây của hai bãi 
san hô ngầm. Đảo có chiều cao 4 m với nhiều cỏ và cây bụi.

Trên đảo có một hải đăng ở đầu tây nam gần một lùm cây cọ, và một cái 
giếng nằm gần nhưng ngăn cách với bãi biển qua lùm cọ này. Ngư dân thỉnh 
thoảng đến trú ngụ ở đảo vì họ có thể lên đảo ở giữa bờ tây, nơi có cửa ngõ vào 
rạn san hô viền khi gặp gió mùa Đông Bắc.

Bản đồ 37: Đảo Thị Tứ - Thitu Island (11003’B, 114017’Đ)

9  Philippines chiếm đóng.
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Có thể neo đậu được phía bên ngoài rạn đá, khoảng 1 hải lý về phía tây 
nam của đảo ở nơi có độ sâu 18 m, từ đó có thể nhìn thấy rạn đá.

Các rạn đá phía tây của đảo Thị Tứ bao gồm các rạn đá lúc chìm lúc nổi, 
và nhiều mảng bãi cạn. Một cồn cát nằm trên một trong những rạn đá lúc chìm 
lúc nổi này vào khoảng 3,5 hải lý về phía tây của hòn đảo. Có thể đi vào phá 
qua lối phía đông của cồn cát này, với chỗ cạn nhất là 9 m ở giữa kênh. Nhiều 
rạn đá xung quanh hiện rõ nhờ sóng tràn.

Rạn đá phía đông có cạnh tây nằm cách đảo Thị Tứ 0,7 hải lý là một khối 
san hô khi chìm khi nổi và vùng nước nông. Rạn đá này trải dài khoảng 4,5 
hải lý theo hướng đông bắc.

12.11. Đá Su Bi

Bản đồ 38: Đá Su Bi - Subi Reef (10054’B, 114006’Đ)
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Đá Su Bi (Subi Reef, tọa độ 10054’B, 114006’Đ)(10) nằm cách đảo Thị Tứ 
14 hải lý về phía tây nam. Đá Su Bi lúc chìm lúc nổi, có phá ở giữa, dốc đứng, 
và thường có sóng tràn. Không có lối vào phá rõ ràng.

13.  Trường Sa: Cụm đảo Loại Ta

Cụm đảo Loại Ta (Loaita Bank), gồm nhiều bãi ngầm, rạn đá, một đảo, 
và hai cồn cát nằm xung quanh một phá, dài khoảng 20 hải lý theo trục đông 
bắc-tây nam mở rộng về phía tây bắc Khu vực Nguy Hiểm.

13.1. Đảo Loại Ta 

Bản đồ 39: Cụm đảo Loại Ta - Loaita Bank

10  Trung Quốc chiếm đóng.
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Đảo Loại Ta (Loaita Island, tọa độ 10041’B, 114025’Đ),(11) cao 2 m, nằm 
trên một rạn đá khi chìm khi nổi ở cạnh nam của bãi ngầm Loại Ta (Loaita 
Bank). Đảo này được bao phủ bởi cây ngập mặn, lùm bụi, cây cao, và dừa.

Có hai rạn đá nằm khoảng 5 hải lý về phía tây bắc đảo Loại Ta, với một 
cồn cát trên rạn đá lúc chìm lúc nổi ở phía bắc, còn có một xác tàu bị mắc cạn 
nổi rõ lên ở về phía tây nam rạn đá. Giữa những rạn đá và đảo này là nhiều 
bãi cát ngầm, một số bãi này có chỗ cạn nhất là 5,5 m.

Khoảng 2,3 hải lý về hướng đông-đông bắc của đảo là một rạn đá, nổi 
một phần khi triều thấp, và xa hơn 4,5 hải lý về phía đông-đông bắc là cồn An 
Nhơn (Lankiam Cay, cũng được gọi là cồn Lan Can),(12) nằm giữa một mảng san 
hô lúc chìm lúc nổi. Có hai rạn đá lúc chìm lúc nổi tương ứng cách cồn Lan Can 
3,2 hải lý về phía đông-đông bắc và 4,5 hải lý về phía đông bắc.

Bản đồ 40: Đảo Loại Ta - Loaita Island (10041’B, 114025’Đ)

11, 12 Philippines chiếm đóng.
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Rìa tây bắc của bãi ngầm Loại Ta, phần tây bắc của các rạn đá lúc chìm 
lúc nổi ở phía tây nam bãi Loại Ta có các chỗ cạn nhất chừng 7,3 m. Tính từ 
điểm cách rạn đá nửa chìm nửa nổi ở cực đông 1 hải lý về phía bắc chạy dài 
khoảng 7,5 hải lý dọc theo cạnh đông đến cực bắc của bãi ngầm không có chỗ 
cạn đã biết nào dưới 11 m.

Có thể neo đậu trên cụm đảo Loại Ta theo hướng 2600, cách 0,4 hải lý từ 
đảo Loại Ta. Từ vị trí này có thể nhìn thấy rạn đá.

14. Trường Sa: Cụm đảo Nam Yết

Bản đồ 41: Cồn An Nhơn - Lankiam Cay

Bản đồ 42: Phía bắc cụm đảo Nam Yết - Tizard Bank (Northern part)
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Cụm đảo Nam Yết (Tizard Bank), cách bãi ngầm Loại Ta 30 hải lý về phía 
nam, có chiều dài hơn 30 hải lý. Bãi ngầm này gồm một phá tiếp giáp với các 
bãi cạn có độ sâu bất thường và với các rạn đá lúc chìm lúc nổi. Hai trong số 
các rạn đá này có nhiều đảo nhỏ bên trên, một rạn đá khác trong số này lại có 
một cồn cát. Trong phá có một số đầu san hô với độ sâu 6,8 m tới 12,8 m. Ngư 
dân từ đảo Hải Nam tới các đảo này vào khoảng tháng 12 và tháng 1 hàng 
năm, và rời đi vào lúc bắt đầu có gió mùa Tây Nam.

Cảnh báo: Có nhiều lối đi xuyên qua các rạn san hô viền và phá bên 
trong, các lối đi này đều có rất nhiều chỗ nguy hiểm khó có thể vượt qua nếu 
không thông thạo địa hình nơi đây.

Chỉ nên sử dụng các lối ra vào này trong các điều kiện thuận lợi nhất về 
ánh sáng, biển, và thời tiết.

Rất có thể có các chỗ sâu ít hơn hải đồ đến 3,7 m trên các bãi san hô, hình 
dạng của các rạn đá lúc chìm lúc nổi cũng thay đổi đáng kể. Người đi biển nên 
di chuyển cực kỳ thận trọng trong vùng lân cận cụm đảo Nam Yết.

14.1. Đảo Nam Yết 

Bản đồ 43: Phía nam cụm đảo Nam Yết - Tizard Bank (Southern part)
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Đảo Nam Yết (Namyit Island, tọa độ 10011’B, 114022’Đ),(13) nằm trên cạnh 
nam của cụm đảo Nam Yết, cách đảo Ba Bình khoảng 12 hải lý về hướng nam, 
cao 18 m, có cây nhỏ và lùm bụi bao phủ. Đảo nằm trên một rạn đá, rạn đá này 
kéo dài hơn 1 hải lý về phía tây và 0,5 hải lý về phía đông.

14.2. Đá Ga Ven

Đá Ga Ven (Gaven Reef, tọa độ 10012’B, 114013’Đ),(14) gồm hai rạn đá 
ngập nước khi triều cao, cách đảo Nam Yết 7 hải lý về phía tây và 8,5 hải lý 
phía tây-tây bắc. Đá Ga Ven chính là khu vực nguy hiểm phía tây nam của cụm 
đảo Nam Yết. Phía bắc hai rạn đá này có một cồn cát trắng cao 2 m.

Bản đồ 44: Đảo Nam Yết - Namyit Island (10011’B, 114022’Đ)

Bản đồ 45: Đá Ga Ven - Gaven Reef (10012’B, 114013’Đ)

13  Việt Nam giữ.
14  Trung Quốc chiếm đóng.
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Có thể neo đậu trong vùng nước sâu khoảng 13 đến 18 m, giữa cồn cát và 
rạn đá lúc chìm lúc nổi về phía tây. Tàu thuyền thông thạo địa hình nơi đây có 
thể neo ở độ sâu thuận tiện trong các lối đi khác nhau của cụm đảo Nam Yết, 
cần chú ý đến điều kiện gió và biển.

Cảnh báo: Có một khu vực thải đạn dược nằm cách đảo Ba Bình khoảng 
6,7 hải lý về phía bắc.

14.3. Đảo Ba Bình 

Đảo Ba Bình (Itu Aba Island, tọa độ 10023’B, 114022’Đ),(15) cao 2 m, nằm ở 
góc tây bắc của cụm đảo Nam Yết, có một rạn đá thường có sóng tràn bao quanh 
và bên trên có xác tàu nằm mắc kẹt. Đảo được bao phủ với lùm bụi và cây có 
ngọn cao khoảng 30 m. Đảo có một vài tòa nhà, một số đang trong tình trạng 

Bản đồ 46: Đảo Ba Bình - Itu Aba Island (10023’B, 114022’Đ)

15  Đài Loan chiếm đóng.
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đổ nát, và một cấu trúc giống như tháp trên đảo. Đảo còn có một cột quan sát 
nằm gần đầu phía đông, và một cầu tàu bê tông với độ sâu 0,6 m ở đầu cầu ở 
gần đầu tây nam.

Cách đảo Ba Bình 2 hải lý về phía đông là một rạn đá(16) lộ khỏi mặt nước 
0,6 m. Cách đó 4 hải lý về phía đông là một cồn cát phủ đầy cỏ,(17) cao 3 m, nằm 
trên vành rạn đá. Có một ít cây cao từ 5 tới 10 m trên cồn.

14.4. Đá Thị
Đá Thị hay đá Núi Thị (Petley Reef),(18) cao 0,9 m khi triều thấp, kéo dài 

khoảng 1 hải lý và nằm ở cạnh bắc của cụm đảo Nam Yết. Cách Đá Thị 7 hải 
lý về hướng đông-đông nam là đá Én Đất (Eldad Reef), đây là rạn đá lúc chìm 
lúc nổi và là cực đông của nhóm. Rạn đá Én Đất dài 4,5 hải lý với phần giữa ở 
đầu đông bắc của nó có chỗ cạn khoảng 1,2 m.

14.5. Đá Đền Cây Cỏ

Bản đồ 47: Bãi Bàn Than phía đông đảo Ba Bình

Bản đồ 48: Đá Đền Cây Cỏ - Western Reef (10016’B, 113037’Đ)
16  Đây là bãi Bàn Than (Ban Than Reef).
17  Đây là đảo Sơn Ca (Sand Cay), Việt Nam giữ.
18  Việt Nam giữ.
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Đá Đền Cây Cỏ (Western Reef, tọa độ 10016’B, 113037’Đ)(19) nằm cách rạn 
đá Ga Ven 36 hải lý về hướng tây. Nó có các mỏm đá ngầm dốc đứng và nguy 
hiểm với độ sâu từ 1,8 đến 5,5 m.

14.6. Đá Lớn

Đá Lớn (Discovery Great Reef, tọa độ 10001’B, 113052’Đ)(20) là một đảo 
san hô vòng dài và hẹp với đầu bắc nằm cách rạn đá Western khoảng 18 hải 
lý về phía đông nam. Trên vành của Đá Lớn có nhiều mỏm đá lúc chìm lúc nổi, 
trong đó có đá Beacon, nằm ở đầu phía nam. Không có lối ra vào phá rõ ràng. 
Theo ghi nhận, đứng ở độ cao 21 m thì có thể trông thấy Đá Lớn từ khoảng 
cách 9,5 hải lý.

19  Chưa nước nào chiếm đóng.
20  Việt Nam đóng quân trên 3 điểm của Đá Lớn.

Bản đồ 49: Đá Lớn - Discovery Great Reef (10001’B, 113052’Ñ)
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14.7. Đá Nhỏ

Đá Nhỏ (Discovery Small Reef, tọa độ 10001’B, 114001’Đ),(21) nằm cách đầu 
nam của Đá Lớn 10 hải lý về phía đông. Đây là một mảng san hô tròn, dốc 
đứng, lúc chìm lúc nổi.

15. Trường Sa: Đông và bắc của cụm đảo Nam Yết và cụm đảo 
Loại Ta

15.1. Đá An Lão/Men Di 
Đá An Lão/Men Di (Menzies Reef, tọa độ 11009’B,  114048’Đ)(22) nằm ở đầu 

đông bắc một chỏm của khu vực có chướng ngại ngầm, khu vực này là phần mở 
rộng của bãi ngầm Loại Ta. Nó mấp mé mặt nước lúc triều thấp và độ sâu thấp 
nhất là 3,7 m trên rạn đá kéo dài 13 hải lý theo hướng tây nam.

Bản đồ 50: Đá Nhỏ - Discovery Small Reef (10001’B, 114001’Ñ)

21, 22  Chưa nước nào đóng quân.
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Giữa đầu đông bắc của bãi ngầm Loại Ta và đầu tây nam của rạn đá kéo 
dài từ đá Men Di là một lối đi hẹp, có chỗ cạn nhất được biết đến là 32,9 m.

15.2. Đảo Bến Lạc/Đảo Dừa

Đảo Bến Lạc/Đảo Dừa (West York Island, tọa độ 11005’B, 115000’Đ)(23) có 
cây và lùm bụi bao phủ cùng một số cây dừa cao ở đầu phía nam.

Rạn đá viền của đảo này mở rộng ra xa hơn 1,25 hải lý phía cạnh bắc so 
với những chỗ khác.

15.3. Đảo Cá Nhám
Đảo Cá Nhám (Irving Reef, tọa độ 10052’B, 114055’Đ),(24) nằm cách đảo 

Bến Lạc 12 hải lý về phía nam-tây nam, có một số mảng nổi khi triều thấp và 

Bản đồ 51: Đá An Lão/Men Di - Menzies Reef (11009’B, 114048’Đ)

Bản đồ 52: Đảo Bến Laïc/Ñaûo Dừa - West York Island (11005’B, 115000’Ñ)

23, 24  Philippines chiếm đóng.
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bao quanh một phá cạn nhỏ. Gần đầu bắc của đảo Cá Nhám có một cồn cát. 
Đảo này cách biệt với một rạn đá nhỏ ở phía tây-tây nam bằng một con kênh 
hẹp, với chỗ cạn nhất là 12,8 m.

Bản đồ 53: Đảo Cá Nhám - Irving Reef (10052’B, 114055’Đ)
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15.4. Các rạn đá Southampton

Các rạn đá Southampton(25) bao gồm rạn đá Long Hải (Livock Reef, tọa độ 
10011’B, 115017’Đ) và rạn đá Lục Giang (Hopps Reef), khoảng 5 hải lý về phía 
đông bắc. Đá Long Hải là rạn đá lớn hơn bao quanh một phá, trên đó có một 
vài mỏm đá cô lập có thể nhìn thấy được khi triều cao. 

15.5. Đá Hải Sâm
Đá Hải Sâm (Jackson Atoll, tọa độ 10030’B, 115045’Đ)(26) gồm một đảo san 

hô vòng gần tròn với đường kính khoảng 6 hải lý, bao quanh một phá sâu thông 

Bản đồ 54: Rạn đá Long Hải - Livock Reef (10011’B, 115017’Đ)

25  Chưa nước nào chiếm đóng.
26  Chưa nước nào chiếm đóng. Năm rạn đá của đá Hải Sâm gồm:Triêm Đức (Đít Kim Sơn, Dickinson, 

đá Hoa (Hoare Reef), Ninh Cơ (Đá Đin, Deane Reef), Hội Đức (Đá Hàn Sơn, Hampson Reef) 
và Định Tường (Đá Pét, Petch Reef). Đá Định Tường có hình chiếc boomerang nên đôi khi còn 
được gọi tên là Boomerang Reef.
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thoáng. Trên rìa của đảo san hô vòng này có năm rạn đá, mỗi rạn có các mảng 
san hô lúc chìm lúc nổi. Có bốn lối chính vào phá. Các lối vào phía đông bắc và 
đông là sâu nhất, mỗi lối có chiều rộng khoảng 1,2 hải lý và độ sâu tương ứng 
là 16,2 m và 16,8 m nằm giữa các bãi ngầm.

Với đáy giữ neo tốt, thuyền bè có thể neo đậu ở bất cứ nơi nào trong vùng 
phá có đáy cát và san hô, nhưng đảo này không có chỗ trú ẩn trong thời tiết 
khắc nghiệt.

Bản đồ 55: Đá Hải Sâm - Jackson Atoll (10030’B, 115045’Đ)
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15.6. Đảo Vĩnh Viễn 

Đảo Vĩnh Viễn (Nanshan Island, tọa độ 10044’B, 115049’Đ),(27) cao 2 m, là 
đảo cát, bên trên có cỏ dày và một ít cây dừa bao phủ. Ngư dân thường lui tới 
đảo. Phía nam đảo có các chỗ sâu từ 12,8 đến 21,9 m, tuy nhiên, có khả năng 
nước cạn hơn mức này trong vùng lân cận.

15.7. Đảo Bình Nguyên
Đảo Bình Nguyên (Flat Island)(28) nằm cách đảo Vĩnh Viễn 5 hải lý về 

phía bắc. Đó là một đảo cát nhỏ thấp với một rạn san hô viền từ đảo mở rộng 
ra khoảng 2 hải lý theo hướng đông bắc và đông nam.

Bản đồ 56: Đảo Vĩnh Viễn - Nanshan Island (10044’B, 115049’Đ)

27  Philippines chiếm đóng.
28  Philippines chiếm đóng.
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Một bãi ngầm lớn từ đảo Bình Nguyên và đảo Vĩnh Viễn kéo dài ra 8 hải 
lý theo hướng đông nam, với độ sâu được ghi nhận là 46 m nhưng chưa được 
xác nhận lại. Có thể thấy có nhiều tàu thuyền tham gia đánh bắt cá trên bãi 
ngầm này.

15.8. Đá Hợp Kim
Đá Hợp Kim (Hopkins Reef, tọa độ 10049’B, 116005’Đ)(29) nằm cách đảo 

Bình Nguyên 15 hải lý về phía đông, dốc đứng, có rất nhiều sóng tràn. Cách 
rạn đá Hopkins 7 hải lý về hướng đông nam là rạn đá Ba Cờ (Baker Reef),(30) 

và 12 hải lý về hướng nam-đông nam là đá Khúc Giác (Iroquois Reef).(31) Cả hai 
rạn đá đều có các mảng san hô lúc chìm lúc nổi.

Bản đồ 57: Đảo Bình Nguyên - Flat Island

29,30,31 Chưa nước nào chiếm đóng.
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Các rạn đá này là giới hạn xấp xỉ phía tây của bãi ngầm Trung Lễ (Amy 
Douglas Bank). Cách rạn đá Baker 18 hải lý về hướng đông bắc là bãi cạn 
Hirane (bãi Mỏ Vịt hay bãi Hồ Tràm) với độ sâu chưa đến 1,8 m. Giữa bãi cạn 
Hirane và rạn đá Baker có nhiều bãi cạn và rạn đá với độ sâu chưa đến 18 m.

15.9. Rạn đá Phật Tự
Rạn đá Phật Tự (Hardy Reef),(32) nổi hoàn toàn khi triều thấp và có một dải 

cát hẹp ở giữa, nằm cách rạn đá Khúc Giác (Iroquois Reef) 31 hải lý về phía nam.
Cảnh báo: Chưa thể đưa ra các chỉ dẫn liên quan đến Khu vực Nguy Hiểm 

về phía đông đến bãi Na Khoai (Lord Auckland Shoal) và phía bắc đến bãi đá 
Hữu Độ (Sandy Shoal). Khu vực này nhìn chung vẫn chưa được coi là khu vực đã 
khảo sát, vẫn còn các báo cáo mâu thuẫn, và được coi là nguy hiểm cho việc đi lại.

15.10. Bãi đá Hữu Độ 

Bản đồ 58: Đá Hợp Kim (Hopkins Reef, 10049’B, 116005’Đ)

Bản đồ 59: Bãi đá Hữu Độ - Sandy Shoal (11002’B, 117038’Đ)
32  Các bãi đá, rạn đá trong khu vực này đều chưa có nước nào chiếm đóng.
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Bãi đá Hữu Độ (Sandy Shoal, tọa độ 11002’B, 117038’Đ)(33) có vị trí vẫn 
chưa rõ ràng, nằm khoảng 15 hải lý về phía bắc-tây bắc của bãi Thạch Sa 
(Seahorse Shoal).

Bãi cạn Thạch Sa (Seahorse Shoal, tọa độ 10050’B, 117047’Đ) được coi là 
một phần của hành lang Palawan, là vùng nguy hiểm phía bắc trên cạnh tây 
của hành lang biển này. Đó là một rạn đá có hình quả lê, dài khoảng 8 hải lý 
dọc theo hướng bắc-đông bắc và rộng từ 3 đến 4,5 hải lý. Nó có chỗ cạn nhất 
ghi trên hải đồ là 8,2 m trên rạn đá và 31 m bên trong phá.

Giữa bãi Thạch Sa (Seahorse Shoal) và bãi Na Khoai (Lord Auckland 
Shoal), 35 hải lý về hướng tây nam, có một mảng san hô sâu 16,5 m ở vị trí xấp 
xỉ 10038’B, 117038’Đ, đôi khi được gọi là bãi Ôn Thủy (Fairie Queen). Vị trí của 
nó chưa được xác minh rõ.

Bãi cạn Lord Auckland (10020’B, 117019’Đ) có chỗ cạn nhất là 14,6 m và 
nằm khoảng 15 hải lý về phía bắc của bãi Rạch Lấp (Carnatic Shoal), vị trí của 
nó vẫn chưa được xác định rõ. Bãi Rạch Lấp (Carnatic Shoal) có chỗ cạn nhất 
là 6,4 m và nằm ngay trong cạnh đông của Khu vực Nguy Hiểm, vị trí của bãi 
cạn này cũng chưa được xác định rõ.

Bản đồ 60: Bãi Thạch Sa (Seahorse Shoal)

33  Các bãi đá, rạn đá trong khu vực này đều chưa có nước nào chiếm đóng.
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16. Trường Sa: Phía nam vĩ tuyến 100B
16.1. Bãi cạn Trăng Khuyết 

Bãi cạn Trăng Khuyết (Half Moon Shoal, tọa độ 8052’B, 116016’Đ)(34) nằm 
cách bãi Đồi Mồi (Royal Captain Shoal)(35) 26 hải lý về phía tây-tây nam, bao 
gồm một rạn đá hẹp, ngập sóng một phần, có một phá ở giữa. Tuy trong phá 
có một số đầu san hô với độ sâu ít nhất là 0,3 m, nhưng với độ sâu trung bình 
khoảng 27 m, đây vẫn là nơi trú ẩn tốt cho các tàu nhỏ.

Bản đồ 61: Bãi cạn Trăng Khuyết - Half Moon Shoal (8052’B, 116016’Đ)

34, 35 Chưa có nước nào chiếm đóng.
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Lối vào phá nằm ở cạnh đông nam của rạn đá, khoảng 0,4 hải lý phía tây 
nam của mỏm đá nghiêng cao 1 m nằm trên cạnh đông của vành đai san hô. 
Lối vào rộng khoảng 200 m, sâu 12,8 m, giữa rạn đá chính phía nam và mỏm 
đá chìm phía bắc. Không thể đi vào phá khi có gió mùa Đông Bắc mạnh. Mực 
triều dâng khoảng 1,2 m trên bãi cạn Trăng Khuyết.

16.2. Bãi Cái Mép(36)

Bãi Cái Mép (Bombay Shoal, tọa độ 9026’B, 116055’Đ), nằm cách bãi Rạch 
Lấp (Carnatic Shoal) 47 hải lý về phía tây nam, gồm một rạn đá dốc bao kín 
hoàn toàn một phá. Phá có đáy cát và các chỗ sâu từ 29 m đến 33 m. Trên 
rạn đá có nhiều mỏm đá nổi khoảng 0,6 m khi triều thấp. Đá Madagascar, nổi  
0,6 m khi triều thấp, nằm gần cực đông bắc của rạn đá này. Phía đông bắc 
của bãi Cái Mép có hai xác tàu bị mắc kẹt. Mức chênh lệch thủy triều khoảng  
1,2 m trên bãi cạn. Một dòng lũ hướng đông bắc được ghi nhận trong vùng lân 
cận bãi Cái Mép.

Bản đồ 62: Bãi Cái Mép - Bombay Shoal (9026’B, 116055’Đ)

36   Các bãi đá, rạn đá trong khu vực này đều chưa có nước nào chiếm đóng.
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16.3. Bãi Đồi Mồi (Royal Captain Shoal) 

Bãi Đồi Mồi (Royal Captain Shoal, tọa độ 9001’B, 116040’Đ) nằm đúng ngay 
ranh giới phía đông (theo hải đồ) của Khu vực Nguy Hiểm (tên gọi khác của khu 
vực Trường Sa), cách bãi Cái Mép khoảng 27 hải lý về hướng tây nam. Bãi cạn 
này gồm một rạn đá hẹp, dốc đứng, không gián đoạn, bao quanh một phá. Phá có 
đáy sâu cát và san hô với độ sâu từ 27 m đến 31 m, với các đầu san hô lởm chởm.

Mặc dù không có lối vào phá, tàu thuyền nhỏ có thể vượt qua các rạn đá 
lúc triều cao trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Trên rạn đá có nhiều đầu san 
hô và một số mỏm đá lúc chìm lúc nổi. Đá Observation, nổi 1,2 m khi triều 

Bản đồ 63: Bãi Đồi Mồi - Royal Captain Shoal (9001’B, 116040’Đ)
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thấp, nằm trên cực tây bắc của rạn đá. Có nhiều xác tàu dễ thấy trên các góc 
tây nam và tây bắc của rạn đá. Một dòng nước ngược chảy với vận tốc 0,8 hải 
lý/giờ theo hướng tây trong vùng lân cận của bãi cạn.

16.4. Bãi Phù Mỹ

Bãi Phù Mỹ (Investigator Northeast Shoal, tọa độ 9010’B, 116025’Đ)(37) 

nằm cách bãi cạn Trăng Khuyết 19 hải lý về phía bắc-đông bắc, là một đảo san 
hô vòng bọc kín một phá bên trong. Bãi Phù Mỹ có một số chỗ nổi khi triều 
thấp và có thể nhìn thấy một ít mỏm đá ở đầu tây ngay cả lúc triều cao.

Tàu thuyền có thể ra vào phá lúc triều cao. Neo đậu có thể thực hiện ngoài 
khơi gần đầu tây của bãi ở độ sâu 46m, cách rìa rạn đá khoảng 0,2 hải lý.

16.5. Bãi Chóp Mao
Bãi Chóp Mao (Sabina Shoal, tọa độ 9043’B, 116036’Đ)(38) là một đảo san 

hô vòng dài 12 hải lý dọc theo trục tây tây bắc-đông đông nam, bọc kín một 

Bản đồ 64: Bãi Phù Mỹ - Investigator Northeast Shoal (9010’B, 116025’Đ)

37,38 Chưa nước nào chiếm đóng.
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phá phía trong. Trên nửa phần phía đông là một số rạn đá mấp mé mặt nước, 
còn ở phần phía tây trên rạn đá có các chỗ cạn từ 3,7 m đến 18,3 m. Bãi Chóp 
Mao có chỗ neo đậu không được bảo vệ ngoài rìa các rạn đá dốc đứng của nó. 
Có 3 mỏm đá ngập sóng nằm trong một hình cung từ bắc tới đông-đông bắc, 
cách bãi Chóp Mao 6 đến 8 hải lý.

Cảnh báo: Cần thận trọng vì bãi cạn này chưa được khảo sát kỹ càng.
16.6. Rạn đá Long Điền 
Rạn đá Long Điền (Boxall Reef, tọa độ 9036’B, 116010’Đ),(39) nằm cách bãi 

Chóp Mao (Sabina Shoal) 18 hải lý về phía tây nam, là một rạn đá cô lập lúc 
chìm lúc nổi. Rạn đá này không chứa phá hay bất kỳ mỏm đá đáng chú ý nào.

Bãi Cỏ Mây (Second Thomas Shoal, tọa độ 9049’B, 115052’Đ)  nằm  cách  
bãi  Chóp  Mao (Sabina Shoal) 35 hải lý về phía tây. Bãi này dài 11 hải lý theo 
trục bắc-nam, bao quanh một phá có những chỗ sâu đến 27 m mà tàu thuyền 
nhỏ có thể ra vào từ phía đông. Có các mảng san hô lúc chìm lúc nổi ở rìa đông 
và tây.

Bản đồ 65: Bãi Chóp Mao - Sabina Shoal (9043’B, 116036’Đ)

39  Chưa nước nào chiếm đóng.
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Bản đồ 66: Rạn đá Long Điền - Boxall Reef (9036’B, 116010’Đ)

Bản đồ 67: Bãi Cỏ Mây - Second Thomas Shoal (9049’B, 115052’Đ)
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16.7. Đá Vành Khăn 

Đá Vành Khăn (Mischief Reef, tọa độ 9055’B, 115032’Đ)(40) là một đảo san 
hô vòng có hình tròn với đường kính khoảng 4 hải lý. Rạn đá này bị ngập sóng 
và có nhiều mỏm đá nửa chìm nửa nổi, bao quanh một phá rộng có độ sâu trung 
bình 26 m. Phần tây nam của phá không nguy hiểm và là nơi trú ẩn tốt, nhưng 
phần đông bắc có các đầu san hô lởm chởm với các chỗ không sâu quá 1,8 m. 
Trong số các đầu san hô này, nhiều đầu có đỉnh nhọn, rất khó phát hiện ngay 
cả với điều kiện ánh sáng tốt.

Có ba lối vào phá dọc theo hai cạnh nam và tây nam của đá Vành Khăn, 
hai trong số này là các kênh cho tàu thuyền.

Lối vào phía nam là lối vào ở xa nhất về phía tây, có chiều rộng thông 
thuyền 37 m và dài 300 m, với độ sâu hơn 18,3 m. Trục của làn nước sâu nhất 
có thể được định hình rõ ràng trong điều kiện trời sáng nhờ màu xanh sậm 
của nó, nằm theo một đường hơi cong, gần như song song với cạnh phía tây 
của rạn đá theo hướng khoảng 0050, sau đó uốn cong lên phía bắc và kết thúc 
theo một hướng khoảng 3540. Rạn đá dốc ở cạnh phía tây và hơi thoải ở cạnh 
phía đông. Cần thận trọng vì đôi lúc có các dòng thủy triều mạnh và chảy gần 
như ngang qua lối vào. Vào lúc triều xuống, có một dòng thủy triều 1,5 hải lý/
giờ đã được ghi nhận.

Lối vào phía nam có thể sử dụng cho các tàu dài dưới 91 m. Các phao tạm 
nên được đặt ở hai đầu và chính giữa của mỗi bên để tạo thuận lợi cho việc lái tàu. 
Tàu thuyền nên giữ tốc độ tốt và hơi đi về phía tây của tâm làn nước sâu nhất.

Cảnh báo: Theo ghi nhận (1995), khu vực trong vòng bán kính 60 hải lý của 
đá Vành Khăn đã được tuyên bố là khu vực cấm đối với tất cả các loại tàu thuyền.

Bản đồ 68: Đá Vành Khăn - Mischief Reef (9055’B, 115032’Đ)

40  Trung Quốc chiếm đóng.
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16.8. Bãi Suối Ngà 

Bãi Suối Ngà (First Thomas Shoal, tọa độ 9020’B, 115057’Đ)(41) dài 5 hải lý 
theo hướng đông-tây. Bãi san hô này lúc chìm lúc nổi, bao kín hoàn toàn một 
phá cạn bên trong. Trên bãi có một vài mỏm đá cô lập cao khoảng 1 m.

16.9. Đá Suối Ngọc
Đá Suối Ngọc (Alicia Annie Reef, tọa độ 9024’B, 115026’Đ)(42) nằm cách bãi 

Suối Ngà (First Thomas Shoal) 26 hải lý về phía tây, có trục nằm theo hướng 
bắc-nam. Rạn đá này lúc chìm lúc nổi, bao kín hoàn toàn một phá không có lối 
vào. Lúc triều thấp, đầu bắc và đầu nam đảo san hô nằm cao trên mặt nước và 
toàn bộ các cạnh của các rạn đá nằm trên mặt nước khoảng 0,3 m.

Ở đầu bắc, có một mũi đất có vẻ là cát trắng, cao 1,2 m khi triều thấp. Có 
nhiều mỏm đá lớn và một vài mỏm đá nhỏ nổi rõ ở góc đông nam của đá Suối 

Bản đồ 69: Bãi Suối Ngà - First Thomas Shoal (9020’B, 115057’Đ)

41,42 Chưa nước nào chiếm đóng.
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Ngọc. Rìa ngoài của vành rạn đá dốc đứng. Theo ghi nhận, có sóng tràn ở phía 
cạnh đông bắc khi có gió Đông Bắc vừa.

16.10. Cụm đảo Sinh Tồn
Cụm đảo Sinh Tồn (Union Atoll, tọa độ 9045’B, 114025’Đ), cách đá Suối 

Ngọc 70 hải lý theo hướng tây-tây bắc, kéo dài theo hướng đông bắc-tây nam 
và bao quanh một phá. Phá này dài khoảng 28 hải lý và rộng tới 7,5 hải lý, 
nhưng vẫn chưa được khảo sát đầy đủ. Có rất nhiều lối vào xuyên qua các rạn 

Bản đồ 70: Đá Suối Ngọc - Alicia Annie Reef (9024’B, 115026’Đ)
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đá và có một nơi neo đậu nằm bên trong. Rìa của đảo san hô vòng có rất nhiều 
rạn đá lúc nổi lúc chìm và nhiều cồn cát nhỏ.

16.11. Đá Gạc Ma
Đá Gạc Ma (Johnson Reef, tọa độ 9042’B, 114017’Đ)(43) nằm ở đầu tây nam 

của cụm Sinh Tồn (Union Atoll), là đá núi lửa màu nâu với san hô trắng viền 
rìa bên trong. Đá Gạc Ma bao bọc không hoàn toàn một phá cạn có lối vào từ 
hướng đông bắc. Mỏm đá lớn nhất trên rạn đá cao 1,2 m. Một số mỏm đá khác 
lộ trên mặt nước ở phần đông nam của rạn đá; phần còn lại của rạn đá được 
ghi nhận là nằm dưới mặt nước.

Nước cũng được ghi nhận (1992) là đổi màu ở phía tây nam đá Gạc Ma ở 
vò trí 9032,5’B, 114002,0’Ñ.

Bản đồ 71: Cụm đảo Sinh Tồn - Union Atoll (9045’B, 114025’Đ)

43 Nguyên là đảo của Việt Nam, bị Trung Quốc đánh chiếm vào tháng 3 năm 1988.
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16.12. Đá Cô Lin
Bản đồ 72: Đá Gạc Ma - Johnson Reef (9042’B, 114017’Đ)

Bản đồ 73: Đá Cô Lin (Collins Reef)
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Đá Cô Lin (Collins Reef)(44) là một rạn đá nhỏ với một cồn cát san hô ở 
phần đông nam, nằm cách đá Gạc Ma (Johnson Reef) 1,5 hải lý về phía bắc-
tây bắc. Nó tách biệt với đá Gạc Ma bởi một kênh có đáy san hô tương đối sâu.

16.13. Đảo Sinh Tồn 
Đảo Sinh Tồn (Sin Cowe Island, tọa độ 9052’B, 114019’Đ),(45) là một đảo 

san hô viền, cao 4m, nằm trên cạnh tây bắc của cụm đảo Sinh Tồn (Union 
Atoll). Có một số công trình kiến trúc trên đảo và một hải đăng tại đầu 
đông bắc.

44   Việt Nam giữ. Đây là một trong ba địa điểm (Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao) bị Trung Quốc tấn công 
vào tháng 3 năm 1988.

45 Việt Nam giữ.
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16.14. Đá Ba Đầu
Bản đồ 74: Đảo Sinh Tồn - Sin Cowe Island, 9052’B, 114019’Đ)

Bản đồ 75: Đá Ba Đầu - Whitsun Reef (9058’B, 114039’Đ)
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Đá Ba Đầu (Whitsun Reef, tọa độ 9058’B, 114039’Đ)(46) có dạng tam giác phía 
ngoài và nằm ở đầu đông bắc của cụm Sinh Tồn (Union Atoll). Đá Ba Đầu có các 
mỏm đá lộ ra lúc triều thấp và dễ thấy nhờ sóng tràn khi có gió thổi vừa phải.

16.15. Đảo Sinh Tồn Đông

Đảo Sinh Tồn Đông (Grierson Reef),(47) là một đảo cát nhỏ nằm cách đá 
Ba Đầu 5 hải lý về hướng tây nam, được hình thành bởi những bãi biển cát với 
hai mỏm đá đen nằm trên mặt nước về phía nam.

Ở phía tây có phá với độ sâu từ 5,5 m đến 14,6 m xen lẫn với đầu san hô, 
và chỉ có tàu thuyền nhỏ mới ra vào được.

16.16. Đá Len Đao
Đá Len Đao (Lansdowne Reef)(48) là một bãi cạn với một đụn cát trắng, 

nằm cách rạn đá Gạc Ma 6 hải lý về hướng đông bắc.

Bản đồ 76: Đảo Sinh Tồn Đông - Grierson Reef

46  Chưa nước nào chiếm đóng (nhưng trong khả năng kiểm soát của Trung Quốc từ đá Tư Nghĩa- 
Hughes Reef).

47  Việt Nam đang giữ đảo Sinh Tồn Đông. Trước đây Việt Nam gọi tên là đá Grisan (Grierson 
Reef), đá Nhám, nhưng hiện nay gọi tên là đảo Sinh Tồn Đông (Sin Cowe East Island).

48 Việt Nam giữ. Đây là một trong ba địa điểm (Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao) bị Trung Quốc tấn công 
vào tháng 3 năm 1988.
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16.17. Đá Núi Môn

Đá Núi Môn (Bittern Reef, tọa độ 9014’B, 113040’Đ)(49) được ghi nhận là có 
dạng tròn và có nguồn gốc núi lửa. Rạn đá này không có phá và hoàn toàn nằm 
dưới mặt nước. Đây được coi là rạn đá nguy hiểm vì không có sóng tràn đánh 
dấu và có các cạnh rất dốc. Đường kính lớn nhất của rạn đá này ước chừng dưới 
0,5 hải lý. Theo một khảo sát của Nhật Bản, chỗ cạn nhất trên rạn đá này là  
0,9 m và sự đổi màu của rạn đá Núi Môn (Bittern) có thể nhìn thấy từ buồng 
lái tàu cách khoảng 3,5 hải lý, còn từ đầu cột buồm là khoảng 4,5 hải lý lúc mặt 
trời lên cao và thuận chiều nắng.

Bản đồ 77: Đá Len Đao -  Lansdowne Reef 

Bản đồ 78: Đá Núi Môn - Bittern Reef (9014’B, 113040’Đ)

49  Việt Nam gọi Maralie Reef và Bittern Reef là đá Núi Môn. Chưa có nước nào chiếm đóng. 
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16.18. Đá Tốc Tan

Đá Tốc Tan (Allison Reef, tọa độ 8050’B, 114000’Đ)(50) là một rạn-đảo san 
hô vòng lúc chìm lúc nổi, dài khoảng 11 hải lý theo một hướng chung tây bắc-
đông nam, tạo thành một phá trông có vẻ cạn và có nhiều chướng ngại vật. Cực 
tây của nó cách đá Phan Vinh (Pearson Reef) khoảng 13 hải lý về phía đông 
nam. Trên cạnh bắc ở vị trí khoảng 2,5 hải lý về phía tây của cực tây có một 
lối vào rộng 0,35 hải lý với độ sâu 9 m. Cạnh này có các mỏm đá nhỏ rải rác, 
một vài mỏm đá trong số này lộ lên khoảng 0,9 m lúc triều thấp.

Cạnh phía nam bao gồm một số mảng san hô cô lập lúc chìm lúc nổi, giữa 
các mảng này có các kênh hẹp với độ sâu khoảng 9 m. Lúc triều cao, đá Tốc 
Tan nằm dưới mặt nước nhưng có thể định vị được nhờ sóng tràn. Có thể nhìn 
thấy sóng tràn ở khoảng cách 5 hay 6 hải lý vào ngày trời trong.

Có thể thả neo ở đầu đông nam và đầu tây của đá Tốc Tan, nơi có độ sâu 
60 m, hoặc dọc theo bờ nam và bên ngoài cửa bắc của phá, nơi có độ sâu 9 m.

16.19. Đá Núi Le

Bản đồ 79: Đá Tốc Tan - Allison Reef (8050’B, 114000’Đ)

50  Việt Nam đang đóng quân ở trên 3 điểm của đá Tốc Tan.
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Đá Núi Le (Cornwallis South Reef, tọa độ 8045’B, 114013’Đ),(51) cách đá 
Tốc Tan 8 hải lý hướng đông-đông nam, bao gồm một rạn đá ngầm lúc nổi lúc 
chìm vây quanh một phá có cửa hướng về phía nam.

Cửa phá rộng khoảng 0,2 hải lý và bao gồm vài mảng san hô nông. Độ 
sâu 9 m được tìm thấy phía trong phá, nhưng chưa được khảo sát tỉ mỉ. Có vài 
mỏm đá nhỏ lúc nổi lúc chìm dọc theo bờ đông nam của bãi đá, nơi có nhiều 
sóng tràn những lúc có gió Đông Bắc.

Vẫn có thể nhận ra đá Núi Le trong lúc triều cao.
16.20. Đá Phan Vinh/Hòn Sập

Đá Phan Vinh/Hòn Sập (Pearson Reef, tọa độ 8059’B, 113042’Đ)(52) là một 
đá san hô vòng sườn dốc đứng lúc chìm lúc nổi dài khoảng 5 hải lý theo hướng 
tây-tây nam và rộng khoảng 1 hải lý. Đá bao quanh thành một phá không có 
cửa ngõ rõ ràng.

Bản đồ 80: Đá Núi Le - Cornwallis South Reef (8045’B, 114013’Đ)

Bản đồ 81: Đá Phan Vinh/Hòn Sập - Pearson Reef (8059’B, 113042’Đ)

51  Việt Nam đang đóng quân ở trên 2 điểm của đá Núi Le.
52 Việt Nam đang đóng quân ở trên 2 điểm của đá Phan Vinh.
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Ở cực đông bắc của đá có một cồn cát. Ở bờ tây bắc có một xác tàu mắc cạn.
Có thể neo đậu ở khoảng 0,2 hải lý ngoài đầu đông bắc của đá, nơi có độ 

sâu 27 m.
16.21. Đá Tiên Nữ

Đá Tiên Nữ (Pigeon Reef/Tennent Reef, tọa độ 8052’B, 114038’Đ),(53) được 
đánh dấu bởi một hải đăng, là một rạn san hô vòng lúc chìm lúc nổi có hình 
tam giác bao quanh hoàn toàn thành một phá, tàu thuyền có thể đi vào lúc 
triều cao. Không có cửa vào phá. Đá ngầm ở đây có màu nâu và có nguồn gốc từ 
núi lửa, với một lớp mỏng san hô trắng bao phủ phía trong vành đá.

16.22. Đá Công Đo
Đá Công Đo (Commodore Reef, tọa độ 8022’B, 115014’Đ)(54) là một đảo san 

hô vòng khoảng 7 hải lý kéo dài từ đông sang tây, nằm cách khoảng 47 hải lý 
về hướng đông nam của đá Tiên Nữ. Đá cao 1,5 m trên mức thủy triều thấp ở 
cực tây, và có những mảng lúc nổi lúc chìm ở các vị trí khác dọc theo rạn đá. 
Đá này tạo thành 2 phá nối với nhau và ở cổ nối có một cồn cát cao 0,5 m.

Phá hướng đông chưa được khảo sát kỹ, nhưng có vẻ nông và đầy đá. Rạn 
đá bao quanh bị ngập nước hoàn toàn lúc triều cao, ngoại trừ cồn cát ở giữa và 
một mỏm đá cao chừng 0,3 m ở cực đông.

16.23. Bãi Thám Hiểm 
Bãi Thám Hiểm hay Đá Sâu (Investigator Shoal, tọa độ 8010’B, 114040’Đ)(55) 

là một đảo san hô vòng không đồng đều có cực đông cách đầu tây của đá Công 
Đo 25 hải lý hướng tây nam. Bãi này, dài 18 hải lý theo hướng đông-tây và 
rộng 8 hải lý, được bao quanh bởi một rạn san hô có một vài đoạn lúc nổi lúc 
chìm nhưng phần lớn bị chìm dưới nước với độ sâu từ 5,5 m đến 18,3 m.

Bản đồ 82: Đá Tiên Nữ - Pigeon Reef (8052’B, 114038’Đ)

53  Việt Nam giữ.
54  Philippines chiếm đóng.
55  Malaysia chiếm đóng.
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Mặc dù khó tìm ra chỗ trú ở bãi này, nhưng khi thời tiết tốt các tàu đánh 
cá lớn đi vào phá qua kênh nằm gần giữa bờ bắc của rạn đá để thả neo ở độ 
sâu có lẽ hơn 46 m.

Bờ nam của đảo có sườn dốc đứng với một cửa vào rõ ràng ở cực tây nam, 
cửa này có bề rộng 0,2 hải lý và sâu 37 m, trừ hai mảng có độ sâu 11 m. Đầu 
tây của rạn đá có nhiều sóng đổ và có vài mỏm đá rời rạc vẫn có thể thấy được 
lúc triều cao. Có hai mỏm đá lúc nổi lúc chìm trên bờ nam của bãi cạn.

Các dòng chảy, với vận tốc lên đến 1 hải lý/giờ, được ghi nhận ở tất cả các 
phía của bãi Thám Hiểm.

16.24. Đá Kiệu Ngựa

Đá Kiệu Ngựa (Ardasier Reef, tọa độ 7038’B, 113056’Đ)(56) là cực tây của 
bãi Kiệu Ngựa (Ardasier Bank), nằm 14 hải lý về hướng bắc-đông bắc của đá 
Hoa Lau (Swallow Reef).

Rạn đá này, lúc nổi lúc chìm, bao quanh thành một phá nông có lẽ đi vào 
được bằng thuyền lúc thủy triều cao. Rạn đá này có sườn dốc đứng, ngoại trừ bờ 
đông, nơi nối tiếp với bãi Kiệu Ngựa.

Bãi Kiệu Ngựa kéo dài 37 hải lý hướng đông-đông bắc từ đá Kiệu Ngựa. 
Nó được bao quanh bởi một viền san hô với các chỗ sâu từ 3,7 m tới 18,3 m. Các 
độ sâu ở khu vực trung tâm của bãi được cho là sâu từ 37 m đến 55 m nhưng 
chưa được khảo sát.

Có thể gặp phải các thiết bị dẫn dụ cá ở các vùng lân cận và vùng tây nam 
của bãi Kiệu Ngựa.

Bản đồ 83: Đá Kiệu Ngựa - Ardasier Reef (7038’B, 113056’Đ)

56  Malaysia chiếm đóng.
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Thủy triều-dòng chảy: Dòng chảy trong khu vực phía nam của bãi Thám 
Hiểm và bãi Kiệâu Ngựa có vẻ như chảy về hướng tây.

Dòng nước, với tốc độ chảy lên đến 1 hải lý/giờ, được ghi nhận ở mọi phía 
của bãi Kiệu Ngựa. Triều ở đây là nhật triều với biên độ khoảng 1,5 m.

Cảnh báo: Tàu bè nên tránh vùng lân cận của bãi Kiệu Ngựa và di 
chuyển thận trọng, đặc biệt khu vực gần trung tâm của bờ bắc nơi mà các chỗ 
sâu 40 m tới 49 m không thể hiện sự thay đổi màu rõ ràng.

16.25. Đá Én Ca 
Đá Én Ca (Erica 
Reef/Enloa Reef, 
tọa độ 8007’B, 
114008’Đ)(57) nằm ở 
hướng tây-tây bắc 
của đầu bắc bãi 
Kiệu Ngựa và là 
một rạn đá ngầm 
hình bầu dục lúc 
chìm lúc nổi bao 
quanh một phá 
cạn. Một vài mỏm 
đá lúc chìm lúc nổi 
nằm ở bờ đông của 
đá Én Ca và có thể 
vẫn nhìn thấy được 

ngay trong lúc triều lên. Chưa có cửa phá hay nơi thả neo nào được tìm thấy.
16.26. Đá Kỳ Vân

Đá Kỳ Vân 
(Mariveles Reef, 
tọa độ 8000’B, 
113056’Đ),(58) dài 
khoảng 6 hải lý 
theo hướng tây bắc 
- đông nam, nằm 
cách đá Én Ca  
7 hải lý về hướng 
tây. Đá ngầm này 
lúc nổi lúc chìm, 
bao quanh thành 
hai phá và có một 
cồn cát cao 2 m ở 
cổ nối hai phá này. 
Có một vài mỏm 

đá nằm riêng lẻ và vẫn nhìn thấy được khi triều cao.

Bản đồ 84: Đá Én Ca - Erica Reef (8007’B, 114008’Đ)

Bản đồ 85: Đá Kỳ Vân - Mariveles Reef (8000’B, 113056’Đ)

57, 58 Malaysia chiếm đóng.
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16.27. Đá Suối Cát

Đá Suối Cát (Dallas Reef, tọa độ 7038’B, 113048’Đ),(59) dài khoảng 5 hải 
lý theo hướng đông-tây và hoàn toàn trên mặt nước khi triều thấp, bao quanh 
thành một phá nhỏ. Đoạn thẳng từ đá Suối Cát đến bãi Thuyền Chài (Barque 
Canada Reef) đánh dấu một phần đường giới hạn tây nam phỏng chừng của 
Khu vực Nguy Hiểm.

16.28. Bãi Thuyền Chài
Bãi Thuyền Chài (Barque Canada Reef)(60) là một rạn đá dài hẹp, gần như 

toàn bộ cao hơn mức thủy triều thấp. Nó kéo dài khoảng 15 hải lý theo hướng 
đông bắc từ một mỏm đá cao 4,5 m ở vị trí 8005’B, 113014’Đ

Phá bên trong rạn đá có vẻ như khá sâu nhưng không thể vào được. Ở 
đầu đông bắc của bãi có một nhóm đá cao 2 m. Khu vực bờ phía bắc dốc không 
đứng bằng khu vực phía nam bãi và có thể thả neo tạm thời trong thời tiết tốt.

16.29. Hành lang USS Pigeon 
Vào năm 1937, tàu USS Pigeon khảo sát địa hình của Khu vực Nguy Hiểm 

và đã phát hiện một kênh rộng khoảng 10 hải lý không có mối nguy hiểm trừ 
một bãi nông được ghi nhận trên hải đồ khoảng 19 hải lý hướng nam-tây nam 
của đá Suối Ngọc (Alicia Annie Reef). Tàu trọng tải lớn có thể di chuyển trong 
hành lang này tương đối an toàn ban ngày, và trong điều kiện lý tưởng thì có 
thể di chuyển vào ban đêm.

Phương hướng: Từ vị trí 8040’B, 116030’Đ, lộ trình được khuyến nghị là 
đi theo hướng 2910 khoảng 208 hải lý đến vị trí 9055’B, 113015’Đ, sau đó chuyển 
hướng 3270 cho 71 hải lý tiếp theo đến vị trí 10055’B, 112035’Đ.

Cảnh báo: Cần thận trọng khi sử dụng hành lang này do bãi cạn được 
nhắc đến ở trên nằm khoảng 3 hải lý nam-tây nam của đường đi. Vì tính chất 

Bản đồ 86: Đá Suối Cát - Dallas Reef (7038’B, 113048’Đ)

59  Malaysia chiếm đóng.
60  Việt Nam đang đóng quân ở trên 3 điểm của đá Thuyền Chài.
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của khu vực và các đo đạc đã cũ, có thể đường đi nông hơn hoặc có nhiều mối 
nguy hiểm hơn so với những gì đã ghi nhận trong hải đồ.

Độ sâu đo bằng phương pháp thủy âm dưới 1.100 m  được ghi nhận gần 
đường đi khuyến nghị ở hướng nam-đông nam và nam-tây nam của đá Suối 
Ngọc. Độ sâu thủy âm dưới 1.280 m được ghi nhận ở gần đường khuyến nghị 
phía nam của Đá Lớn (Discovery Great Reef).

17. Trường Sa: Đảo và đá hướng tây nam của Khu vực Nguy Hiểm
17.1. Đá Chữ Thập 

Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef, tọa độ 9035’B, 112054’Đ),(61) tây bắc đá 
Thám Hiểm, được đánh  dấu bởi một hải đăng, dài khoảng 14 hải lý theo hướng 
đông bắc-tây nam, có bờ dốc đứng, cấu thành bởi các mảng san hô trong đó có 

Bản đồ 87: Đá Chữ Thập - Fiery Cross Reef (9035’B, 112054’Đ)

61  Trung Quốc chiếm đóng.
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vài mảng lúc nổi lúc chìm. Mảng lúc nổi lúc chìm lớn nhất nằm ở đầu tây nam 
của rạn đá này và nằm đỡ bên dưới cho một tảng đá to nhô lên, cao 1 m. Ngoại 
trừ tảng đá này, toàn bộ đá Chữ Thập ngập chìm khi triều lên. Sóng tràn xuất 
hiện ở đá Chữ Thập ngay cả khi biển động rất nhẹ và làm cho rạn đá này có 
thể được nhìn thấy từ khoảng cách nhiều hải lý.

Có một xác tàu mắc cạn nguy hiểm nằm cách 4 hải lý về hướng tây nam 
của cực tây bắc của đá Chữ Thập.

Từng có tàu thuyền neo đậu ở phạm vi cách đá 0,2 hải lý, với tảng đá to đã 
được đề cập đến nằm ở phương vị 0620 và khoảng cách 0,7 hải lý, độ sâu 24 m. 

18. Trường Sa: Cụm đảo Trường Sa
18.1. Cụm đảo Trường Sa

Cụm đảo Trường 
Sa (London Reefs) 
bao gồm bốn bãi đá 
ngầm trên đường 
nối đá Châu Viên 
(Cuarteron Reef, tọa 
độ 8054’B, 112052’Ñ) 
và Đá Tây (West 
Reef, tọa độ 8051’B, 
112011’Đ). Cần phải 
cẩn trọng khi di 
chuyển trong phạm 

vi lân cận của các bãi đá này bởi vì chúng đều có bờ dốc đứng, làm cho phương 
pháp đo thủy âm không có tác dụng. Không nên tiếp cận các đảo này khi mũi tàu 
hướng về phía mặt trời vì rất khó nhận ra được sóng trên các bãi cạn và sóng tràn.

18.2. Đá Châu Viên
Đá Châu Viên 
(Cuarteron Reef)(62) 
nằm ở cực đông của 
cụm đảo Trường Sa. 
Có nhiều mỏm đá 
cao từ 1,2 m đến 
1,5 m nằm ở bờ bắc 
của rạn đá này.
Phá nông bên trong 
rạn đá này không 
có ngõ vào.
Thủy triều ở đá 
Châu Viên hình 
như là nhật triều, 
cao từ 1,8 m đến 

Bản đồ 88: Đá Tây - West Reef (8051’B, 112011’Đ)

Bản đồ 89: Đá Châu Viên - Cuarteron Reef (8054’B, 112052’Đ)

62  Trung Quốc chiếm đóng.
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2,1 m. Các dòng thủy triều chảy dọc theo bờ bắc di chuyển về hướng tây lúc 
triều lên và hướng đông lúc triều xuống.

18.3. Đá Đông

Đá Đông (East Reef, tọa độ 8050’B, 112035’Đ)(63) bao quanh tạo thành một 
phá với độ sâu từ 7,3 m đến 14,6 m và nằm khoảng 16 hải lý về hướng tây-tây 
nam của đá Châu Viên. Có rất nhiều mỏm san hô lởm chởm ở trong phá.

Một tảng đá sắc, cao khoảng 0,9 m, nằm gần đầu tây của Đá Đông. Có 
nhiều mỏm đá khác hiện rõ ở các khu vực đông và nam của rạn đá. Có nhiều 
sóng tràn đánh dấu Đá Đông.

18.4. Đảo Trường Sa Đông
Đảo Trường Sa Đông (Central Reef, tọa độ 8055’B, 112021’Đ)(64) nằm cách 

14 hải lý về hướng tây bắc của Đá Đông. Mặc dù đảo này ngập nước, sóng 
tràn không luôn luôn xuất hiện. Ở khu vực đông nam của rạn đá, có cửa vào 
một phá nông và ở cực đông và tây nam của đảo Trường Sa Đông có hai cồn 
cát trắng nhỏ.

Bản đồ 90: Đá Đông - East Reef (8050’B, 112035’Đ)

63  Việt Nam đóng quân ở trên 3 điểm của đá Đông.
64  Việt Nam giữ.
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18.5. Đảo Đá Tây
Đảo Đá Tây (West London Reef),(65) là điểm nguy hiểm cực tây của cụm 

đảo Trường Sa (London Reefs), có một hải đăng và nhiều mảng san hô rời nhau 
bao quanh bờ rạn đá. Bờ bắc của rạn đá có nhiều sóng tràn nên nhìn rõ được 
khi tiếp cận từ hướng bắc, nhưng khó nhận thấy bờ tây, nhất là khi trời yên 
biển lặng.

Ở bờ đông của bãi đá có một cồn cát cao 0,6 m. Ở đây có một phá, với độ sâu từ  
11 m đến 14,6 m nhưng có nhiều mỏm san hô, được bao quanh bởi Đá Tây.

18.6. Đảo Trường Sa/Trường Sa Lớn 
Đảo Trường Sa, còn gọi Trường Sa Lớn (Spratly Island/Storm Island, tọa 

độ 8038’B, 111055’Đ),(66) có cỏ bao phủ, cao 2,4 m, phẳng và dài dưới 0,5 hải lý, 
nằm khoảng 22 hải lý về hướng tây nam của Đá Tây (West Reef), ở đầu nam 
của một bãi san hô ngầm kéo dài hơn 1 hải lý.

Đảo có viền cát trắng và san hô vỡ, được vây quanh bởi các gờ đá ngầm 
lúc chìm lúc nổi và các mỏm san hô. Một ụ đá cao khoảng 5,5 m nằm gần điểm 
nam đảo.

Bờ đông của đảo có sườn dốc đứng, có độ sâu hơn 18 m khi cách bờ hơn  
0,1 hải lý. Độ sâu dưới 14,6 m kéo dài ra cách đảo 0,5 hải lý về hướng đông bắc, 
và độ sâu dưới 5,5 m kéo dài ra cách đảo 0,5 hải lý về hướng bắc. Ở hướng tây 
và tây nam, độ sâu dưới 5,5 m được ghi nhận ra đến phạm vi 0,2 hải lý cách 
đảo, ra xa hơn độ sâu sẽ tăng đột ngột.

Thủy triều-dòng chảy: Biên độ thủy triều (lên xuống) khoảng 1,6 m đã 
được ghi nhận ở đảo Trường Sa. Dòng thủy triều chảy hướng tây nam lúc triều 
lên ở phía đông bắc đảo, và hướng đông nam-đông bắc lúc triều xuống.

Neo đậu: Có thể thả neo sau khi tìm được nơi đủ sâu trên các bãi ngầm 
phía đông nam hay tây bắc của đảo. Tàu thuyền từng neo đậu ở vị trí khoảng  
0,6 hải lý hướng đông bắc của đảo, nơi có độ sâu 18,3 m và được chắn gió tây bắc.

Bản đồ 91: Đảo Trường Sa Đông - Central Reef (8055’B, 112021’Đ)

65, 66 Việt Nam giữ.
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18.7. Đá Lát
Đá Lát (Ladd Reef),(67) cách 15 hải lý về phía tây của đảo Trường Sa, là 

một rạn đá lúc nổi lúc chìm dài 3 hải lý và rộng 1 hải lý. Rạn đá này bao quanh 
một phá mà trên thực tế không có cửa vào. Rạn đá này được đánh dấu bằng 
một hải đăng.

Bản đồ 92: Đảo Trường Sa - Spratly Island (8038’B, 111055’Đ)

Bản đồ 93: Đảo An Bang - Amboyna Cay (7052’B, 112055’Đ)

67  Việt Nam giữ.
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18.8. Đảo An Bang 
Đảo An Bang (Amboyna Cay, tọa độ 7052’B, 112055’Đ)(68) là một cồn nằm 

gần rìa tây nam của Khu vực Nguy Hiểm. Đảo cao khoảng 2 m và có một bờ 
biển cát với nhiều san hô và sỏi vụn. Có các gờ san hô một phần lúc nổi lúc 
chìm kéo dài 0,2 hải lý ra biển ở một số địa điểm. Khi biển động thì có sóng 
đổ trên các gờ san hô này.

Ở khu vực tây nam của cồn có một đài tưởng niệm cao 3 m, ngoài ra còn 
có một hải đăng có đài hồi âm tín hiệu radar (racon).

Các bãi san hô ngầm, nơi sóng đổ mạnh, kéo dài 0,5 hải lý về hướng tây 
bắc và 1 hải lý về hướng đông bắc của đảo, với độ sâu 7,3 m ở phạm vi 0,3 hải 
lý cách bãi ngầm san hô ở hướng đông bắc. Một rạn đá ngầm, với độ sâu từ  
3,7 m tới 4,6 m được ghi nhận là nằm ở 0,8 hải lý hướng tây bắc của đảo.

Khu vực tây và tây nam của đảo An Bang được bao quanh bởi các rạn đá 
với sườn dốc đứng ra tới phạm vi 0,3 hải lý. Các rạn đá ngầm ở hướng tây và 
tây nam giảm độ sâu từ 7,6 m ở phạm vi cách bờ 0,2 hải lý xuống còn 1,5 m ở 
phạm vi cách bờ 27 m. Cách đảo khoảng 0,1 hải lý về phía nam, viền đá ngầm 
có độ sâu khoảng 7 m.

Thủy triều-dòng chảy: Dòng thủy triều với tốc độ cực đại 1,5 hải lý/giờ 
được ghi nhận ở gần đảo An Bang. Dòng chảy về hướng bắc lúc triều lên và 
hướng tây lúc triều xuống.

Neo đậu: Tàu thuyền có thể neo đậu ở khu vực được che chắn trong thời 
kỳ gió mùa Tây Nam, nơi có độ sâu 9 m, ở bãi đá ngầm kéo dài từ cồn về hướng 
đông bắc. Thêm vào đó, có thông tin được ghi nhận rằng có thể thả neo xa 
hơn về hướng đông bắc, ở độ sâu 14,6 m, nơi tâm cồn nằm về hướng 2240 và ở 
khoảng cách 1 hải lý. Về hướng đông có một tàu khảo sát đã từng thả neo, ở 
độ sâu 11,9 m, cách trung tâm đảo khoảng 0,4 hải lý; về hướng tây, có thể thả 
neo ở độ sâu 9,5 m, với cồn nằm về hướng 1090 và ở khoảng cách 0,3 hải lý.

Cảnh báo: Phải cẩn trọng khi neo đậu vì các rạn đá ngầm có sườn rất 
dốc đứng.

68  Việt Nam giữ.
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18.9. Đá Hoa Lau
Đá Hoa Lau (Swallow Reef),(69) nằm 60 hải lý về phía đông nam của đảo 

An Bang và tạo thành một vành đai san hô vây quanh một phá cạn, kéo dài 
khoảng 3,8 hải lý từ đông sang tây và rộng 1,2 hải lý. Ở khu vực đông và đông 
nam có vài mỏm đá cao khoảng từ 1,5 m đến 3 m, mỏm cao nhất nằm ở vị trí 
7023’B, 113049’Đ. Đá này thường được đánh dấu bởi sóng tràn; ở cực tây của đá 
có một xác tàu mắc cạn từ năm 1959. Vào ban ngày đá Hoa Lau từng được nhìn 
thấy từ khoảng cách 8 hải lý. Đá Hoa Lau được ghi nhận (năm 1986) là đã mở 
rộng hơn về diện tích.

18.10. Đá Sác Loát 
Đá Sác Loát (Royal Charlotte Reef, tọa độ 6057’B, 113035’Đ)(70) nằm cách đá 

Hoa Lau 29 hải lý hướng nam-tây nam và có hình dạng gần như hình chữ nhật, 
dài khoảng một hải lý. Có vài tảng đá lớn cao từ 0,6 m đến 1,2 m nằm gần bờ 
đông nam của rạn đá và vài mỏm đá ngập nước nằm ở bờ đông bắc. Có một vùng 
có nhiều chướng ngại dưới đáy (foul ground) bao quanh đá Sác Loát và kéo dài tối 
đa 8 hải lý từ rìa của rạn đá. Từng có ghi nhận là trên rạn đá có nhiều sóng tràn.

18.11. Trạm biển Anoa Natuna 
Trạm  biển  Anoa  Natuna  (tọa độ 5013,2’B, 105036,4’Đ) là một trạm nổi 

sản xuất, chứa và chuyển tải dầu.
Mô tả: Một tàu vận chuyển dầu được cải tiến và neo cố định vào một phao 

neo đơn. Một giàn khoan đặt trên miệng giếng cung cấp dầu cho trạm qua một 
đường ống, nằm cách trạm 1 hải lý về hướng tây bắc. Dễ nhận biết giàn khoan 
này vì có thể nhìn thấy lửa dầu từ một khoảng cách tương đối xa. Trạm này 
có một đèn tín hiệu Morse (U) (đèn phát tín hiệu morse ngắn-ngắn-dài) màu 
trắng ở mũi và đuôi tàu, và một đèn tín hiệu Morse (U) màu đỏ ở mũi tàu và 
đầu cột buồm.

Hoa tiêu: Dịch vụ hoa tiêu là bắt buộc và các hoa tiêu hàng hải sẽ lên tàu 
ở vị trí neo đậu. Tàu chỉ đậu tại trạm vào ban ngày.

Bản đồ 94: Đá Hoa Lau - Swallow Reef 

69, 70 Malaysia chiếm đóng.
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Các quy định: Các quy định của chính phủ Indonesia được tuân thủ 
nghiêm ngặt. Cờ Indonesia cần phải được treo vào ban ngày trong suốt thời 
gian tàu nằm ở trạm. Không có các phương tiện cảng. Tuy nhiên, có thể được 
cung cấp các dịch vụ cấp cứu.

Neo đậu: Vùng khuyến nghị cho neo đậu nằm trong phạm vi 0,75 hải lý 
từ vị trí 5012’B, 105038’Đ.

Cảnh báo: Một khu vực hạn chế hình chữ nhật dài 3 hải lý rộng 2 hải lý 
được thiết lập xung quanh trạm. Tàu thuyền không được phép đi vào khu vực 
hạn chế xung quanh trạm nếu trên tàu không có hoa tiêu sở tại.

Không được phép neo đậu trong khu vực hạn chế. Không có các phương 
tiện phà, hay dịch vụ cung cấp nước ngọt, nhu yếu phẩm hay thu gom nước dằn 
tàu bẩn.

18.12. Bãi Vũng Mây 
Bãi Vũng Mây (Rifleman Bank),(71) cách 70 hải lý về hướng tây của đảo 

An Bang, bao gồm bãi Ba Kè, đầu bắc của bãi Vũng Mây, nằm ở vị trí 7056’B, 
111042’Đ. Bãi trải dài 28 hải lý về phía nam từ bãi Ba Kè, có bề rộng tối đa là 
15 hải lý và có nhiều mảng cát và san hô nông ở ven bìa. Một hải đăng nằm ở 
phía nam của bãi Ba Kè đánh dấu bờ đông của bãi Vũng Mây.

18.13. Bãi Ba Kè
Bãi Ba Kè (Bombay Castle)(72) có độ sâu 3 m và luôn có sóng đổ, ngoại trừ 

những lúc thời tiết tốt nhất. Bãi Vũng Mây Nhỏ (Johnson Patch), với độ sâu 
7,3 m, nằm ở bờ tây của bãi Vũng Mây; Bãi Đinh (Kingston Shoal), với độ sâu 
11 m, nằm ở đầu nam; và Bãi Đất (Orleana Shoal), với độ sâu 8,2 m, nằm ở đầu 
đông. Các khu vực còn lại nằm giữa các bãi cạn này có độ sâu từ 7 m tới 82 m, 
nhưng không loại trừ khả năng có những bãi cạn nguy hiểm khác chưa được 
phát hiện trong khu vực này.

18.14. Bãi Phúc Tần 
Bãi Phúc Tần (Prince of Wales Bank, tọa độ 8009’B, 110030’Đ)(73) có chỗ 

cạn nhất là 7,3 m ở bờ tây. Bãi này cấu tạo bởi san hô và độ sâu của nó thay 
đổi bất thường. Bãi có một hải đăng ở bờ đông bắc.

71  Bãi Vũng Mây “To” (Rifleman Bank) do Việt Nam đóng quân và kiểm soát được tạo thành bởi 
8 bãi đá ngầm là: bãi Vũng Mây “Nhỏ” (Johnson Patch), bãi Ba Kè (Bombay Castle), Bãi Đinh 
(Kingston Shoal), Bãi Đất (Oriena shoal/Orleana shoal), bãi Ráng Chiều, bãi Ngũ Sắc, bãi Xà 
Cừ, bãi Vũ Tích. Theo quan điểm của Việt Nam về quyền chủ quyền và quyền tài phán thì bãi 
Vũng Mây là thuộc thềm lục địa của Việt Nam chứ không thuộc quần đảo Trường Sa. 

72  Việt Nam đang đóng quân trên 3 điểm của bãi Ba Kè là các nhà giàn: DK1/9 (Ba Kè 2), 
DK1/20 (Ba Kè 3), DK1/21 (Ba Kè 4). Theo quan điểm của Việt Nam về quyền chủ quyền và 
quyền tài phán thì bãi Vũng Mây là thuộc thềm lục địa của Việt Nam chứ không thuộc quần 
đảo Trường Sa.

73  Việt Nam đang đóng quân trên 4 điểm của bãi Phúc Tần là các nhà giàn: DK1/2 (Phúc Tần 
A), DK1/16 (Phúc Tần B), DK1/17 (Phúc Tần C), DK1/18 (Phúc Tần D). Theo quan điểm của 
Việt Nam về quyền chủ quyền và quyền tài phán thì bãi Vũng Mây là thuộc thềm lục địa của 
Việt Nam chứ không thuộc quần đảo Trường Sa.
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18.15. Bãi Huyền Trân
Bãi Huyền Trân (Alexandra Bank),(74) có hải đăng, nằm cách bãi Phúc Tần 

2 hải lý về hướng đông nam, có độ sâu tối thiểu 5,5 m trên một đáy san hô có 
thể nhìn rất rõ.

18.16. Bãi Quế Đường
Bãi Quế Đường (Grainger Bank),(75) với độ sâu từ 11 m đến 14,6 m, nằm 

cách bãi Huyền Trân khoảng 16 hải lý về hướng tây nam. Từ mọi vị trí trên bãi 
có thể nhìn rõ đáy san hô của bãi này. Bãi được đánh dấu bằng một hải đăng.

18.17. Bãi Phúc Nguyên
Bãi Phúc Nguyên (Prince Consort Bank, tọa độ 7055’B,  109058’Đ),(76) nằm 

cách bãi Quế Đường 30 hải lý theo hướng tây-tây bắc, chỗ nông nhất là 18 m 
gần ở bờ tây bắc của bãi.

Đáy của bãi bao gồm cát và san hô. Các độ sâu từ 22 m đến 24 m được 
phát hiện gần bờ tây của bãi, nơi có đánh dấu bằng một hải đăng.

18.18. Bãi Tư Chính
Bãi Tư Chính (Vanguard Bank),(77) nằm cách bãi Phúc Nguyên 30 hải lý 

về hướng nam-tây nam và cách tuyến hàng hải chính Hồng Kông-Singapore  
60 hải lý theo hướng đông nam.

Các chỗ cạn nhất được phát hiện là hai vùng nông có độ sâu 16 m gần cực 
bắc của bãi. Có một số đèn(78) ở bờ bắc bãi.

Một bãi nông 18 m nằm cách trung tâm bãi Tư Chính 10 hải lý về hướng 
nam-đông nam. Một bãi nông khác, với độ sâu 13 m, nằm 25 hải lý về phía tây 
của cực tây nam của bãi, và một chỗ nông nữa với độ sâu 7,5 m nằm 10 hải lý 
về hướng nam-tây nam của chỗ nông 13 m vừa nhắc đến.

Năm 1990 có ghi nhận rằng một chỗ nông khác với độ sâu 12,3 m nằm 
gần hướng tây của chỗ nông 13 m nói trên.

Mỏ dầu khí Lan Tây, nằm cách bãi Tư Chính 70 hải lý về hướng tây-tây 
bắc. Các giàn khoan ở vị trí 7048’B, 108012’Đ và các thiết bị ngoài khơi nằm ở 
vị trí 7035’B, 108052’Đ là tâm các khu vực hạn chế có bán kính 3 hải lý.

74  Việt Nam đang đóng quân trên điểm nhà giàn Huyền Trân DK1/7. Theo quan điểm của Việt 
Nam về quyền chủ quyền và quyền tài phán thì bãi Vũng Mây là thuộc thềm lục địa của Việt 
Nam chứ không thuộc quần đảo Trường Sa.

75  Việt Nam đang đóng quân trên 2 điểm của bãi Quế Đường  là các nhà giàn: DK1/8 (Quế 
Đường A), DK1/19 (Quế Đường B). Theo quan điểm của Việt Nam về quyền chủ quyền và 
quyền tài phán thì bãi Vũng Mây là thuộc thềm lục địa của Việt Nam chứ không thuộc quần 
đảo Trường Sa.

76  Việt Nam đang đóng quân trên điểm nhà giàn Phúc Nguyên DK1/15. Theo quan điểm của Việt 
Nam về quyền chủ quyền và quyền tài phán thì bãi Vũng Mây là thuộc thềm lục địa của Việt 
Nam chứ không thuộc quần đảo Trường Sa.

77  Việt Nam đang đóng quân trên 3 điểm của bãi Tư Chính là các nhà giàn: DK1/11 (Tư Chính 
3), DK1/12 (Tư Chính 4), DK1/14 (Tư Chính 5). Theo quan điểm của Việt Nam về quyền chủ 
quyền và quyền tài phán thì bãi Vũng Mây là thuộc thềm lục địa của Việt Nam chứ không 
thuộc quần đảo Trường Sa.

78  Trên các nhà giàn DK1.
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18.19. Bãi Charlotte 
Bãi Charlotte (Charlotte Bank, tọa độ 7008’B, 107036’Đ)(79) là vị trí nguy 

hiểm ở cực nam của rìa tây tuyến hải hành chính Hồng Kông-Singapore. Bãi 
này dài khoảng 4 hải lý và có độ sâu tối thiểu từ 8,5 m đến 11 m.

Có một chỗ sâu 33 m nằm cách bãi Charlotte 80 hải lý về phía nam ở vị 
trí 5047’B, 107030’Ñ.

18.20. Trạm biển Chim Sao
Trạm biển Chim Sao (Chim Sao Marine Terminal, tọa độ 7020’B, 108018’Đ) 

bao gồm một trạm nổi sản xuất, chứa và xuất dầu thô và một giàn đầu giếng. 
Dịch vụ hoa tiêu là bắt buộc. Hoa tiêu có thể lên tàu ở vị trí khoảng 7021,5’B, 
108017,6’Đ. Tàu thuyền phải thông báo cho trạm về thời gian đến ước chừng 
(ETA) trước 7 ngày, 96 giờ, 72 giờ, 48 giờ, 36 giờ và 24 giờ tại trạm đón trả hoa 
tiêu. Việc đưa tàu vào bến chỉ diễn ra vào ban ngày; tàu không cập bến không 
bị hạn chế. Hoa tiêu có thể liên lạc được trên kênh 16 dải tần VHF.

18.21. Bãi ngầm Scawfell
Bãi ngầm Scawfell (tọa độ 7018’B, 106052’Đ), cách bãi Charlotte khoảng 

45 hải lý về hướng tây-tây bắc, có độ sâu tối thiểu 9,1 m, đáy san hô, ở gần vị 
trí trung tâm của bãi.

Một rạn đá ngầm có đường kính 0,5 hải lý nằm ở vị trí 7035’30”B, 
106024’00”Đ. Có ba xác tàu nguy hiểm ở độ sâu 29 m, 20 m, và 23 m, nằm ở 
hướng nam-tây nam của rạn đá này với khoảng cách tối đa là 60 hải lý.

79  Khác với đá Sáùc Loát (Royal Charlotte Reef).


